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tỉnh hưng hoá

Thành tỉnh1 ở địa phận xã Trúc Phê, huyện Tam Nông. Thành xây bằng đá ong, chu vi 316 trượng 9
thước 8 tấc, cao 1 trượng 2 thước 1 tấc. Thành có 4 góc, dày 9 thước, 1 tấc, có 4 cửa. Xung quanh có
hào, rộng 2 trượng 8 thước, sâu 9 thước.

Tỉnh hạt phía đông giáp huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây, phía tây giáp châu Quảng Lăng nước Thanh
(Trung Quốc), phía nam giáp huyện Trình Cố tỉnh Thanh Hoá, phía bắc giáp châu Lục Yên tỉnh Tuyên
Quang, phía đông nam giáp phủ Nho Quan tỉnh Ninh Bình, phía tây nam giáp nước Nam Chưởng, phía
đông bắc giáp phủ Lâm Thao tỉnh Sơn Tây, phía tây bắc giáp phủ Khai Hoá nước Thanh (Trung Quốc).

Đông tây cách nhau 764 dặm. Nam bắc cách nhau 646 dặm.

Toàn tỉnh có 4 phủ, gồm 6 huyện, 16 châu.

1.Phủ Gia Hưng: Phủ lỵ chưa xây dựng. ở dưới cũng thế.

Thống hạt 3 huyện: Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ và 7 châu: Sơn La, Mai Sơn, Phù Yên, Mai
Châu, Đà Bắc, Mộc Châu, Yên Châu.

2.Phủ Quy Hoá:

Phủ thống hạt 3 huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Lập và 2 châu: Văn Bàn, Thuỷ Vĩ.

3.Phủ Yên Tây:

Phủ thống hạt 1 châu: châu Chiêu Tấn.

4.Phủ Điện Biên: Đã có phủ lỵ.

Phủ kiêm lý 1 châu: châu Ninh Biên.

Thống hạt 5 châu: Tuân Giáo, Luân Châu, Lai Châu, Quỳnh Nhai, Thuận Châu.

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 136 người.
-Thổ dũng: 2.576 người.
-Thủ dũng: 200 người.

 (Lệ mới đặt để đóng giữ 2 đồn Quán Ti và Trấn Hà).

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 8.976 người.

                                                     
1Tỉnh Hưng Hoá: Theo ĐNNTC: "Đất tỉnh Hưng Hoá thời Hùng Vương thuộc bộ Tân Hưng". Thời thuộc Đường

là đất châu Lâm Tây (thuộc Phong Châu tổng quản). Đời Lý là đất Đăng Châu . Đời Trần là đạo Đà Giang
, sau đổi là trấn. Năm Quang Thái 10 (1397) đổi làm trấn Thiên Hưng . Thời thuộc Minh đổi

đặt làm 2 châu Gia Hưng  và Quy Hoá . Đầu đời Lê Thái Tổ là 2 lộ Gia Hưng và Quy Hoá,
đặt thuộc Tây đạo. Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông định bản đồ trong cả nước, đặt thừa tuyên
Hưng Hóa  (sau gọi là xứ), gồm 3 phủ Gia Hưng, Quy Hoá và Yên Tây. Đời Mạc gọi là trấn. Đầu
đời Gia Long vẫn gọi là trấn Hưng Hoá , gồm 3 phủ, 4 huyện, 16 châu (phủ Gia Hưng: huyện Thanh
Xuyên và 10 châu: Sơn La, Tuân Giáo, Thuận, Mai, Việt, Ninh Biên, Mộc, Đà Bắc, Phù Hoa, Mai Sơn. Phủ
Quy Hoá: 3 huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Lập và 2 châu: Thuỷ Vĩ, Văn Bàn. Phủ Yên Tây: 4 châu: Chiêu
Tấn, Luân, Quỳnh Nhai, Lai). Năm Minh Mệnh 12 (1831) cắt huyện Tam Nông trước thuộc Sơn Tây nhập vào
Hưng Hoá, đổi gọi là tỉnh Hưng Hoá . Năm Minh Mệnh 14 (1833) tách huyện Thanh Xuyên thành 2
huyện Thanh Sơn và Thanh Thuỷ. Năm Thiệu Trị 1 (1841) tách các châu Ninh Biên, Tuân Giáo và Lai Châu
lập thêm phủ mới là phủ Điện Biên. Từ đó cho đến đời Đồng Khánh không thay đổi. Nay là đất các tỉnh Sơn La,
Lai Châu, Lào Cai, các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên tỉnh Yên Bái, các huyện Thanh Sơn, Thanh Thuỷ,
Yên Lập tỉnh Phú Thọ, các huyện Đà Bắc, Mai Châu tỉnh Hòa Bình.



Tỉnh hưng hóa Đồng khánh địa dư chí

704

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 19.294 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 15.054 quan.
-Thuế sản phẩm quy thành tiền: 2.805 quan.
-Nộp bằng thóc: 7.720 hộc.

Phong tục:

Các phủ huyện châu trong tỉnh người Kinh, người Thanh, người Thổ (Thái)1, Nùng, Mán ở xen lẫn
nhau. Phong tục của người Kinh trong tỉnh thì đôn hậu, chất phác, tương đối biết lễ nghĩa phép tắc. Sĩ,
nông, công, thương đều có nghề nghiệp nhất định. Ngôn ngữ chữ viết, ăn mặc vật dụng quanh năm
giống như phong tục tỉnh Sơn Tây. Các châu huyện ở thượng du rải rác có người Thanh (Trung Quốc)
cư trú, phong tục theo nước Thanh, tương đối xa xỉ. Tập tục người Nùng thì quá quê mùa hủ lậu.
Người Thổ (Tày) ở nhà sàn lợp lá, khai khẩn ruộng ở chỗ đất bằng, dân cư ở bìa rừng hay bên khe suối
không giống nhau. Người Mán tuỳ theo đất mà di cư, dựa vào núi làm nhà, phát nương làm rẫy, sống
nhờ nguồn lợi ở rừng. Nói chung người Thổ (Tày), người Mán tính tình phần nhiều là hung hãn, tục
chuộng tằn tiện chất phác. Đàn ông thì bắt cá, săn bắn, làm ruộng. Cũng có nơi đàn bà con gái làm
nghề nuôi tằm, dệt lụa. Ăn thì phần nhiều là ăn gạo nếp, mặc thì dùng vải nhuộm chàm, dùng túi vải
địu con ở sau lưng, dùng ống tre ống vầu để lấy nước. Khi ốm đau thì cầu đảo. Gả con gái thì cho đến
ở rể. Còn việc tang ma, cúng tế hàng năm thì chỉ có thổ hào, mán trưởng dần nhiễm theo phong tục
của người Kinh, còn dân thường chỉ làm qua loa đại khái, khác phong tục người Kinh.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Khoai, đậu, cam, quýt và các sản vật sản xuất chăn nuôi thông thường thì
nơi nào cũng có, nhưng không nhiều lắm. Trong rừng thì có các loại: thảo quả, tre vầu2, nứa, tre hoa,
gỗ sến, gỗ táu, củ nâu v.v..., cùng là chim thú như gà rừng, hoạ mi, vẹt, hươu nai, hổ, báo, lợn rừng,
dê, gấu. ở sông thì có: ba ba, cá chiên, cá mè. Hàng hoá thì có sa nhân, vỏ gai, vỏ dó3, sáp ong, cánh
kiến, vải thô, thổ cẩm. Duy huyện Tam Nông có nghề dệt vải trắng, làm sơn sống, theo lệ chịu thuế.
Còn như mỏ vàng ở Sơn La, Mai Châu, mỏ diêm tiêu, mỏ lưu huỳnh ở Thuận Châu đã vâng làm tập tâu
xin tạm hoãn [nộp thuế]. Mỏ vàng ở Văn Chấn, mỏ vàng và mỏ đồng ở Thuỷ Vĩ, mỏ bạc ở Chiêu Tấn,
Tuân Giáo, mỏ đồng ở Trấn Yên, Lai Châu, Mai Sơn, Yên Châu, mỏ diêm tiêu ở Mai Sơn thì đã đóng
cửa mỏ, hiện đang sức cho tiến hành khám thực.

Khí hậu:

Trong toàn tỉnh tháng giêng mưa dầm, tháng 2, 3 khí hậu ấm áp dễ chịu. Tháng 5, 6 nắng gắt.
Tháng 7, 8 nhiều mưa gió, thỉnh thoảng có lốc. Tháng 10 hết sấm, tháng 11 gió rét, tháng 12 rét đậm,
ít mưa, bắt đầu có sấm. Khí đất thì ở núi khô ráo, ở đất thì ẩm ướt, thời tiết khí hậu như thường. Ruộng
vụ hè thì tháng 9 gieo mạ, tháng 12 xuống cấy, tháng 4 gặt lúa. Ruộng vụ thu thì tháng 4 gieo mạ,
tháng 6 xuống cấy, tháng 10 gặt lúa, cũng giống như vùng trung du. Các châu huyện miền thượng du
thì dân đều ở núi. Khí hậu vừa thay đổi là lạnh nóng đã khác nhau. Vừa nắng đã thấy nóng, chưa rét đã

                                                     
1Nguyên văn: Thổ. Ngày trước khoa dân tộc học chưa phát triển, việc ghi tên các dân tộc ít người thường chỉ ghi

theo thói quen như Mán, Lạo v.v... Tên gọi người Thổ cũng khá phổ biến. Chẳng hạn ở Lạng Sơn, ghi Thổ tức
chỉ người Tày, ở Thanh Hoá Thổ chỉ cả người Mường, người Thái, ở Hưng Hoá (như phủ Điện Biên) thì Thổ
chỉ người Thái. Hiện chưa có tài liệu chính xác nào để tra cứu vấn đề này, nhưng để tiện cho sự tham khảo của
độc giả, chúng tôi cố gắng tra tìm căn cứ tương đối để ghi thêm trong ngoặc: Thổ (Tày), Thổ (Mường), Thổ
(Thái). Những trường hợp không thật rõ thì vẫn để theo chữ dùng trong nguyên văn.

2Ngv.: Thanh trúc : NPDVBK: "Thanh trúc, là Tre vàu vỏ xanh" (Mộc loại, 35b).
3Ngv.: chử bì, tức vỏ cây dó để làm giấy.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh hưng hóa

705

lạnh. Khí đất thì ở chỗ cao khí khô, chỗ thấp thì khí ẩm, khí núi bốc ngùn ngụt. Ban ngày đến giờ Thìn,
giờ Tỵ (gần trưa) chưa tan hết sương mù, cho nên nhiều khí lam chướng, đặc biệt là tháng 3 và tháng 9
là hai tháng lam chướng nặng nề nhất. Nước ở các khe núi và các nhánh sông rất độc. Đất ruộng thì
phần nhiều men theo núi mà canh tác, ngăn khe mà cấy lúa. Nhà làm ruộng núi thì nhiều ngô, nhà làm
ruộng đồng thì nhiều thóc nếp, còn lúa tẻ thì rất ít. Mỗi khi mưa lâu ngập úng thì nhà nông mất mùa,
có lẽ vì khắp nơi đều là núi mà khe ngòi cạn hẹp nên nước thoát rất chậm.

Sông núi:

Trong tỉnh nhiều núi, những núi có tên thì có:

-Núi Động Đình: ở Yên Châu.

-Núi Pha Lung: ở Mộc Châu.

-Núi Hùng Nhĩ: ở Thanh Sơn.

-Núi Chuyên Thiệt: ở Thanh Thuỷ.

Thứ đến:

-Thanh Sơn còn có núi Trường Sơn, núi Thu Cúc.

-Thanh Thuỷ còn có núi Thục Luyện.

-Mộc Châu còn có núi Lỗ Động, núi Phong Huyệt, núi Yên Huyệt.

-Sơn La có núi Ban Sơn, núi Ca, núi Nạp.

-Mai Sơn có núi Hiền Sơn, núi Tượng Sơn.

-Văn Chấn có núi Chi Sơn, núi Bút Sơn.

-Trấn Yên có núi Cái Đỉnh, núi Mỏ Cò1.

-Thuỷ Vĩ có núi Loan Nương, núi Cổ Lôi, núi Cổ Tốt, núi Chiêu, núi ái.

-Văn Bàn có núi Lan Sơn, núi Loan Khoá, núi Nghi, núi Mã Yên.

-Tuân Giáo có núi Hào, núi Phú Thành.

-Luân Châu có núi Quảng, núi Thạch Trản.

-Chiêu Tấn có núi Phong Cương, núi Ngũ Tiên, núi Cương, núi Kha.

-Ninh Biên có núi Hiền Liêu, núi Cổ Thành, núi Phạ.

-Thuận Châu có núi Xích Thổ, núi Đốc, núi Tương, núi Lung.

-Lai Châu có núi Liên, núi Lai, núi Chân Thạch, núi Càn Ca.

-Phù Yên có núi Thạch Lăng, núi Thính Đáp, núi Thải, núi Lai, núi Thục Luỹ.

-Mai Châu có núi Hành Sơn, núi Xích Thạch, núi Nữ Vương, núi Tiên Biều, núi Bân Sơn.

-Đà Bắc có núi Tầm Cảnh, núi Cử, núi Than, núi Roi, núi Ngải, núi Long Môn, núi Ninh, núi Cấn,
núi Thần Cốc.

-Yên Lập có núi Quang, núi Hộ, núi Trầm Trĩ, núi Tượng Khẩu.

Đường sông trong tỉnh hạt, nêu những sông lớn thì chỉ có sông Thao, sông Đà. Thứ đến thì có sông
Mã, sông Mỹ, sông Xuân Đài, sông Thục Luyện, sông Kim Tử, sông Ngưu Giang, sông Sâm Giang,
sông Lôi Giang, sông Phù Yên, sông Na Giang, sông Nậu Giang.

Danh thắng:

Huyện Tam Nông có:

Đền Văn miếu Khải Thánh, miếu Hội đồng, miếu Thành hoàng đều ở địa phận xã Trúc Phê.

                                                     
1Ngv.: Mỏ vụ , chữ  (vụ) đọc theo nghĩa là "con cò".
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Huyện Thanh Sơn có đền sơn thần Tản Viên, đền Quan Công, đền Trần Đại tướng, đền thần Linh ý.

Huyện Thanh Thủy có đền Đinh đại tướng quân.

Châu Đà Bắc có đền thần đê Long Thủy.

Châu Mai Sơn có đền thần Hoành Giang.

Châu Phù Yên có đền sơn thần Tản Viên.

Châu Ninh Biên có chùa Cổ Thành.

Huyện Trấn Yên có đền thần Diệp phu nhân, đền thần Vệ quốc.

Châu Văn Bàn có đền thần Vệ quốc.

Châu Thuỷ Vĩ có đền Quan Công, đền Liễu Hạnh Công chúa, đền Long Vương.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía đông từ trạm Sơn Quang tỉnh Sơn Tây qua bến Hạ Nông của sông Đà,
qua trạm Hưng Nông, qua bến Trúc Phê của sông Thao, đến trạm Sơn Thạch tỉnh Sơn Tây, dài 70 dặm,
rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía nam, qua bến sông Đà ở suối Thập châu Phù Yên. Lại qua
các phủ, huyện, châu: Mai Sơn, Sơn La, Thuận Châu, Tuân Giáo, Điện Biên đến giáp nước Nam
Chưởng, dài 1.250 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía tây, qua bến đò Mỹ Hà huyện Tam Nông, qua 2 huyện
Cẩm Khê, Hạ Hòa tỉnh Sơn Tây, đến huyện lỵ Văn Chấn, dài 160 dặm 11 trượng, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía tây qua bến Mỹ Hà huyện Tam Nông, lại qua 2 huyện
Cẩm Khê, Mỹ Hà tỉnh Sơn Tây, lại qua 3 huyện châu Trấn Yên, Văn Bàn, Thủy Vĩ đến giáp nước
Thanh, dài 960 dặm, 5 trượng, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía tây, qua bến đò Mỹ Hà huyện Tam Nông, qua 2 huyện hạt
Cẩm Khê, Hạ Hòa tỉnh Sơn Tây, lại qua 2 huyện, châu Trấn Yên, Văn Bàn đến châu lỵ châu Chiêu Tấn,
dài 500 trượng, rộng 3 thước.

Phủ Gia Hưng

Phủ lỵ chưa xây dựng, số dặm trượng đông, tây, nam, bắc chưa rõ.

Phủ Gia Hưng1 thống hạt 3 huyện: Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ và 7 châu: Sơn La, Mai
Sơn, Phù Yên, Mai Châu, Đà Bắc, Mộc Châu, Yên Châu, gồm 20 tổng.

1-Huyện Tam Nông, 5 tổng:
1.Tổng Văn Lang 2.Tổng Hiền Quan 3.Tổng Thượng Nông 4.Tổng Tứ Mỹ
5.Tổng Dị Nậu

                                                     
1Phủ Gia Hưng : Đời Lý là đất đạo Lâm Tây , đời Trần thuộc trấn Thiên Hưng . Thời

thuộc Minh tách ra đặt châu Gia Hưng. Đầu đời Lê Thái Tổ là lộ Gia Hưng thuộc Tây đạo. Năm Quang Thuận
10 (1469) đời Lê Thánh Tông đổi làm phủ Gia Hưng (thuộc thừa tuyên Hưng Hóa), gồm huyện Thanh Xuyên
và 10 châu: Sơn La, Tuân Giáo, Thuận, Mai, Việt, Ninh Biên, Mộc, Đà Bắc, Phù Hoa, Mai Sơn. Các triều sau
vẫn theo như thế. Năm Minh Mệnh 12 (1831) tách huyện Tam Nông nguyên thuộc trấn Sơn Tây nhập vào phủ
Gia Hưng. Năm Minh Mệnh 14 (1833) tách huyện Thanh Xuyên làm 2 huyện Thanh Sơn và Thanh Thuỷ. Năm
Thiệu Trị 1 (1841) tách 2 châu Ninh Biên và Tuân Giáo sang phủ Điện Biên mới lập. Khoảng cuối Tự Đức đầu
Đồng Khánh lại tách Thuận Châu sang phủ Điện Biên (trong ĐNNTC Thuận Châu vẫn thuộc phủ Gia Hưng).
Như vậy, đến đời Đồng Khánh phủ Gia Hưng có 3 huyện và 7 châu, bao gồm phần đất nay thuộc các huyện Đà
Bắc, Mai Châu tỉnh Hòa Bình, tỉnh Sơn La, các huyện Thanh Sơn, Tam Thanh tỉnh Phú Thọ.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh hưng hóa

707

2-Huyện Thanh Sơn, 3 tổng:
1.Tổng Phương Giao 2.Tổng Xuân Đài 3.Tổng Kiệt Sơn

3-Huyện Thanh Thuỷ, 2 tổng:
1.Tổng Yên Lãng 2.Tổng Cự Thắng

4-Châu Sơn La: Chưa đặt tổng.

5-Châu Mai Sơn, 1 tổng:
1.Tổng Trình Cát

6-Châu Phù Yên, 2 tổng:
1.Tổng Quang Huy 2.Tổng Tường Phong

7-Mai Châu, 2 tổng:
1.Tổng Bạch Mai 2.Tổng Thanh Mai

8-Châu Đà Bắc, 2 tổng:
1.Tổng Hiền Lương 2.Tổng Đức Nhàn

9-Mộc Châu, 2 tổng:
1.Tổng Mộc Thượng 2.Tổng Mộc Hạ

10-Yên Châu, 1 tổng:
1.Tổng Sách Lâm

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 118 người.
-Thổ dũng: 1.059 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 4.750 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 14.498 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 9.114 quan.
-Thuế sản vật quy thành tiền: 48 quan.
-Nộp bằng thóc: 6.423 hộc.

Phong tục:

Cả huyện Tam Nông và 1 tổng của huyện Thanh Sơn (tổng Phương Giao) đều là người Kinh, đủ cả
bốn hạng dân sĩ, nông, công, thương. Tục cưới xin, tang ma, cúng tế, ngôn ngữ, chữ viết giống như
vùng trung châu. Các châu huyện miền thượng du rải rác có người Thanh cư trú, theo phong tục nước
Thanh, tương đối xa xỉ. Người Thổ làm nhà sàn lợp lá, vỡ đất làm ruộng ở chỗ đất bằng. Người Mán
đốt nương làm rẫy, sống nhờ vào nguồn lợi rừng. Có Mán Trắng, Mán Đen1, tục còn gọi là Xá Đeo
Tiền2. Phong tục của họ có chỗ giống nhau, chỗ khác nhau. Đại để đều làm các nghề nông tang, đánh
cá, săn bắn. Còn như việc cúng tế hàng năm thì chỉ có Thổ hào, Mán trưởng dần dần theo phong tục
người Kinh, còn dân thường thì không cúng tế.

                                                     
1 Ngv. Bạch tộc và Hắc tộc. Gọi là Mán Trắng, Mán Đen là phân biệt theo thói quen mặc quần trắng hay quần

đen.
2 Người Mán, tức dân tộc Xá. Gọi là Xá Đeo Tiền vì đàn ông người Xá thường dùng dây xâu 7 đồng tiền đeo ở

sau lưng.
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Sản vật:

Các loại lúa nếp, lúa tẻ, khoai, đậu, ngô thì các huyện, châu trong phủ nơi nào cũng có, nhưng
không được nhiều. Trong rừng có tre vầu, nứa, gỗ sến, gỗ táu, tô mộc, sáp ong, sa nhân, vỏ đay, vỏ dó
và các loài chim thú như gà rừng, hươu, nai, hổ, báo. ở sông thì có cá chiên, cá mè, tôm, ba ba. Riêng
huyện Tam Nông có dệt vải trắng, làm sơn sống, chịu lệ đóng thuế. Còn như mỏ vàng thì có ở Mai
Sơn, Sơn La, nhưng đã vâng làm tập tâu xin tạm hoãn. Sơn La, Phù Yên có mỏ diêm tiêu. Mai Sơn có 2
mỏ diêm tiêu. Mỏ đồng ở Mai Sơn, Yên Châu hiện đã đóng cửa mỏ, hiện đang tiến hành khám thực.

Khí hậu:

Hai huyện Tam Nông, Thanh Sơn ở gần thành tỉnh, khí hậu thường điều hoà. Khí đất thấp, ẩm ướt,
nhưng thời tiết khí hậu cũng vẫn bình thường, ít khí lam chướng, gần giống như khí hậu ở tỉnh thành.
Các châu, huyện thượng du thì những nơi ven núi thời tiết chỉ mới hơi thay đổi, rét nóng đã khác nhau.
Khí đất cao ráo, mù lạnh bốc lên, cho nên nhiều khí lam chướng, đặc biệt là tháng 3 và tháng 9 là hai
tháng lam chướng nặng nề nhất.

Sông núi:

Trong phủ hạt có nhiều núi, nêu những núi có tên: Huyện Thanh Sơn có núi Hùng Nhĩ. Yên Châu
có núi Động Đình. Mộc Châu có núi Pha Lung. Thanh Thuỷ có núi Chuyên Thiệt.

Thứ đến: Huyện Thanh Sơn còn có núi Thu Cúc, núi Trường Sơn. Huyện Thanh Thuỷ còn có núi
Thục Luyện. Châu Mai Sơn có núi Hiền Sơn, núi Tượng Sơn (núi Voi). Sơn La có núi Ban Sơn, núi
Khau Ca, núi Khau Nạp. Châu Phù Yên có núi Thục Luỹ, núi Thạch Lăng, núi Thính Đáp, núi Thải
Sơn, núi Lai Sơn. Mộc Châu có núi Lỗ Động, núi Phong Huyệt, núi Yên Huyệt, Mai Châu có núi Hành
Sơn, núi Xích Thạch, núi Nữ Vương, núi Tiên Biều, núi Bân Sơn. Đà Bắc có núi Tầm Cảnh, núi Thán
Sơn, núi Lôi Sơn, núi Ngải Sơn, núi Long Môn, núi Ninh Sơn, núi Cấn Sơn, núi Thần Cốc.

Hai sông lớn:

-Một dòng sông lớn từ giang phận huyện Cẩm Khê tỉnh Sơn Tây chảy qua huyện Tam Nông của
phủ hạt và thành tỉnh Hưng Hoá, hợp lưu với sông Đà. Đó là sông Thao.

-Một dòng sông lớn từ giang phận Quỳnh Nhai Thuận Châu phủ Điện Biên chảy qua các châu
huyện Sơn La, Mai Sơn, Phù Yên, Mộc Châu, Mai Châu, Tam Nông của phủ hạt, hợp lưu với sông
Thao. Đó là sông Đà.

Danh thắng:

Văn miếu tỉnh, đền Khải Thánh, miếu Hội đồng, miếu Thành hoàng đều ở địa phận xã Trúc Phê
huyện Tam Nông.

Huyện Thanh Sơn có đền sơn thần Tản Viên, đền Quan Công, đền Trần Đại tướng, đền thần Linh ý.

Huyện Thanh Thuỷ có đền Đinh Đại tướng quân.

Châu Đà Bắc có đền thần đê Long Thuỷ.

Châu Mai Sơn có đền thần Hoành Giang.

Châu Phù Yên có đền sơn thần Tản Viên.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ bến đò Hạ Nông huyện Tam Nông qua trạm Hưng Nông, thành tỉnh Hưng
Hoá đến bến đò Trúc Phê, dài 10 dặm 70 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh Hưng Hoá qua huyện Tam Nông đến bến Mỹ Hà giáp huyện Cẩm
Khê tỉnh Sơn Tây, dài 20 dặm 5 trượng, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh Hưng Hoá qua các huyện, châu Tam Nông, Thanh Sơn, Phù Yên,
Mai Sơn, Sơn La đến giáp Thuận Châu phủ Điện Biên, dài 650 dặm, rộng 4 thước.
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Huyện Tam Nông

Tam Nông1 là huyện thống hạt của phủ Gia Hưng.

Huyện lỵ đặt ở xã Cổ Tiết, tổng Văn Lang, chu vi 55 trượng 5 thước, bốn phía trồng rào tre. Mở
một cửa trước.

Huyệt hạt phía đông giáp huyện Sơn Vi tỉnh Sơn Tây, phía tây giáp huyện Thanh Sơn, phía nam
giáp huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây, phía bắc giáp huyện Cẩm Khê tỉnh Sơn Tây.

Đông tây cách nhau 41 dặm. Nam bắc cách nhau 48 dặm.

Huyện có 5 tổng:

1-Tổng Văn Lang, 9 xã:
1.Xã Văn Lang 2.Xã Cổ Tiết 3.Xã Danh Hựu 4.Xã Xuân Quang
5.Xã Nam Cường 6.Xã Phú Cường 7.Xã Tự Cường 8.Xã Phụ Cường
9.Xã Thanh Uyên

2-Tổng Hiền Quan, 6 xã:
1.Xã Hiền Quan 2.Xã Gia Dụ 3.Xã Thu Trường2 4.Xã Hương Nha
5.Xã Gia áo3 6.Xã Vực Trường

3-Tổng Thượng Nông, 5 xã:
1.Xã Thượng Nông 2.Xã Hạ Nông 3.Xã Dậu Dương 4.Xã Sơn Cương
5.Xã Trúc Phê

4-Tổng Tứ Mỹ, 8 xã:
1.Xã Tứ Mỹ 2.Xã Phương Quan 3.Xã Tề Lỗ 4.Xã Hùng Đô
5.Xã Bình Lỗ 6.Xã Vệ Đô 7.Xã Vũ Sái 8.Xã Quang Hóc

5-Tổng Dị Nậu, 6 xã:
1.Xã Dị Nậu 2.Xã Hạ Nậu 3.Xã Dực Vệ4 4.Xã Hương Nén
5.Xã Thọ Xuyên 6.Xã Đức Phong

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 41 người.
-Thổ dũng: 270 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 856 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 9.774 mẫu.

                                                     
1Huyện Tam Nông : Từ đời Trần về trước là châu Cổ Nông . Thời thuộc Minh vẫn gọi là châu

Cổ Nông, đặt thuộc phủ Tam Giang. Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông định bản đồ toàn quốc,
đổi tên là huyện Tam Nông thuộc phủ Đà Dương thừa tuyên Sơn Tây. Khoảng niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705-
1719) đặt thuộc phủ Lâm Thao. Năm Minh Mệnh 12 (1831) đổi thuộc phủ Gia Hưng. Nay chủ yếu là đất
huyện Tam Thanh tỉnh Phú Thọ.

2Xã Thu Trường: từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Trường . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa,
đổi là Thu Trường .

3Xã Gia áo: từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Triền áo . Từ năm Thiệu Trị kiêng chữ Triền (cận âm với tên
huý vua Thiệu Trị), đổi là Gia áo .

4Xã Dực Vệ: Từ đời Tự Đức về trước là xã Hộ Vệ , theo lệnh kiêng huý tháng 5 năm Kiến Phúc 1 (7-1884)
kiêng chữ Hộ (đồng âm với tên huý vua Kiến Phúc ưng Hỗ, x. NCCHVN, tr.162), đổi là xã Dực Vệ .
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Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.452 quan.
-Thuế sản vật quy ra tiền: 48 quan.
-Nộp bằng thóc: 5.203 hộc.

Phong tục:

Dân trong huyện thuần hậu, cần kiệm, tương đối biết lễ nghĩa. Sĩ, nông, công, thương đều an phận
thủ thường. Ngôn ngữ, chữ viết, áo quần, đồ dùng, các tiết thờ cúng trong năm cũng giống như vùng
trung châu.

Sản vật:

Các thứ hoa lợi như lúa, khoai, đậu, các súc vật chăn nuôi thông thường cũng giống như huyện
khác, duy ở xã Hiền Quan có dệt vải trắng, xã Cổ Tiết, Văn Lang, Tú Mỹ, Dị Nậu có nghề làm sơn
sống, chịu lệ đóng thuế.

Khí hậu:

Khí hậu mưa thuận gió hoà, mùa hạ trời nắng, mùa đông trời lạnh. Khí đất ở núi bình thường, ở đất
ẩm ướt, thời tiết bình thường. Việc nông theo mùa, cây cỏ thưa thớt, ít khí lam chướng.

Sông núi:

Huyện hạt không có núi có tiếng.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận huyện Cẩm Khê quanh co chảy qua 4 tổng Tứ Mỹ,
Hiền Quan, Văn Lang, Dị Nậu, rồi qua tổng Thượng Nông, bến Trúc Phê đến xã Hạ Nông, hợp lưu với
sông Đà. Đó là sông Thao, dài 48 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ giang phận huyện Cẩm Khê đến bến Trúc Phê dài 38 dặm, rộng trên dưới 87
trượng, sâu trên dưới 1 trượng 5 thước.
Đoạn sông từ bến Trúc Phê đến xã Hạ Nông dài 10 dặm, rộng trên dưới 91 trượng 3 thước, sâu

trên dưới 1 trượng 3 thước.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận huyện Bất Bạt qua 2 xã Sơn Động, Hạ Nông, hợp lưu
với sông Thao. Đó là sông Đà dài 4 dặm, rộng trên dưới 115 trượng, sâu trên dưới 1 trượng 5 thước.

-Một sông nhỏ từ chỗ giáp giang phận huyện Thanh Sơn qua các xã Vũ Sái, Tề Lỗ, Hùng Đô, Vệ
Đô, đến bến đò xã Tứ Mỹ giáp giang phận huyện Cẩm Khê, đến sông Thao. Đó là sông Mỹ Hà dài 25
dặm, rộng trên dưới 17 trượng, sâu 8 thước.

Danh thắng:

Văn miếu tỉnh, đền Khải Thánh, miếu Hội đồng, miếu Thành hoàng đều ở địa phận xã Trúc Phê.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ bến đò xã Hạ Nông giáp giang phận huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây qua trạm
Hưng Nông đến bến đò xã Trúc Phê, giáp giang phận huyện Sơn Vi tỉnh Sơn Tây, dài 10 dặm 70
trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc qua xã Tứ Mỹ đến bến đò Mỹ Hà giáp huyện Cẩm Khê
tỉnh Sơn Tây, dài 12 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua xã Tứ Mỹ men theo bờ tả ngạn sông Mỹ Hà đến
giáp huyện Thanh Sơn, dài 21 dặm 88 trượng 8 thước, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua các xã Hạ Nậu, Trúc Phê đến thành tỉnh, dài 8
dặm 5 trượng, rộng 5 thước.
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HUyện Thanh Sơn

Thanh Sơn1 là huyện thống hạt của phủ Gia Hưng.

Huyện lỵ đặt ở xã Phương Giao tổng Phương Giao, chu vi 58 trượng. Bốn phía trồng rào tre, mở 1
cửa trước.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây, phía tây giáp châu Phù Yên, phía nam giáp
huyện Thanh Thuỷ, phía bắc giáp huyện Tam Nông.

Đông tây cách nhau 146 dặm. Nam bắc cách nhau 77 dặm.

Huyện có 3 tổng:

1-Tổng Phương Giao, 4 xã:
1.Xã Phương Giao 2.Xã Hùng Nhĩ 3.Xã Hùng Vĩ 4.Xã Tang Ma

2-Tổng Xuân Đài, 5 xã:
1.Xã Xuân Đài 2.Xã Địch Quả 3.Xã Long Cốc 4.Xã Cự Bành
5.Xã Vân Lung

3-Tổng Kiệt Sơn, 4 xã:
1.Xã Kiệt Sơn 2.Xã Thạch Kiệt 3.Xã Lai Đồng 4.Xã Thu Cúc

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 57 người.
-Thổ dũng: 30 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 673 người.

Ruộng đất:
(Trong huyện hạt không có đất các hạng).
Ruộng công, tư: 1.428 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.053 quan.
-Nộp bằng thóc: 372 hộc.

Phong tục:

Tập tục người Kinh ở một tổng Phương Giao cũng giống các huyện khác. Còn lại thì người Thổ
nhanh nhẹn giỏi bắn, tập tục cần kiệm, tương đối có biết chữ. Đàn ông cày ruộng, đàn bà dệt vải, gác
sàn làm nhà, đặt máng lấy nước giã gạo. Năm hạn thì làm xe guồng để tưới nước. Lúc nông nhàn thì
chặt tre đốn gỗ kiếm sống. Phong tục hơi khác với người trung du. Duy có phố Minh Hương tương đối
xa xỉ.

Sản vật:

Trong huyện đều trồng lúa vụ thu, chỉ xã Phương Giao trồng lúa hè. Vùng núi phần nhiều trồng
khoai, đậu. Cây cối thì có cây tô mộc, xoan, gỗ sến, gỗ táu, nứa. Súc vật thường nuôi cũng giống như
huyện khác.

                                                     
1Huyện Thanh Sơn : Đời Lý Trần là đất đạo Lâm Tây. Thời thuộc Minh là huyện Lung. Năm Quang

Thuận 10 (1469) định bản đồ toàn quốc, đổi gọi là huyện Thanh Nguyên  thuộc phủ Gia Hưng. Đầu
đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561) kiêng huý chữ Nguyên, đổi làm huyện Thanh Xuyên . Đời Lê
Trung hưng, kiêng tên tước của Thanh vương  Trịnh Tráng (1623-1657) đổi là huyện Thanh Xuyên

. Năm Minh Mệnh 14 (1833) tách huyện Thanh Xuyên làm 2 huyện Thanh Sơn  và Thanh Thuỷ
. Nay thuộc huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ.
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Khí hậu:

Khí hậu bốn mùa thường điều hoà, không quá nóng cũng không quá rét. Ruộng vụ thu tháng 4 gieo
mạ, tháng 6 xuống cấy, tháng 10 gặt. Khí đất ở núi cao khô, ở đất ẩm thấp, ít có lam chướng.

Sông núi:

Xã Hùng Nhĩ có núi Hùng Nhĩ, xã Thu Cúc có núi Thu Cúc, xã Phương Giao có núi Trường Sơn.

-Một sông nhỏ từ các xã Thu Cúc, Lai Đồng chảy qua xã Hùng Vĩ đến giáp giang phận huyện Tam
Nông đổ vào sông Thao. Đó là sông Mỹ Hà, dài 125 dặm, rộng trên dưới 15 trượng, sâu trên dưới 9 thước.

-Một sông nhỏ từ chỗ giáp giang phận châu Đà Bắc đến xã Xuân Đài, chảy vào sông Mỹ Hà. Đó là
sông Xuân Đài, dài 155 dặm 10 trượng, rộng trên dưới 10 trượng, sâu trên dưới 8 thước.

-Một sông nhỏ từ chỗ giáp giang phận huyện Thanh Thuỷ qua các xã Cự Bành, Vân Lung thông vào
sông Mỹ Hà. Đó là sông Thục Luyện, dài 28 dặm, rộng trên dưới 10 trượng, sâu 8 thước.

Danh thắng:

-Đền sơn thần Tản Viên: ở xã Hùng Nhĩ, sự tích xem ở phần ghi về tỉnh Sơn Tây.

-Đền Quan Công: ở phố Minh Hương.

-Đền Trần Đại tướng: ở xã Vân Lung. Đại tướng quân (khuyết họ tên) đời Trần cầm quân đi dẹp
giặc, tử trận tại đây. Người Thổ thờ ông. Có thuyết nói thần là người bản xã, sức vóc dũng cảm hơn
người. Cuối đời Trần, Ai Lao vào xâm lấn, ông đem quân đi đánh, dẹp tan quân giặc, khi trở về ông
hoá ở bến đò Mỹ Hà, từ đó hiển linh, người địa phương dựng đền thờ, đề biển là "Vũ công miếu".

-Đền thần Linh ý: ở xã Phương Giao. Tương truyền đầu đời nhà Đinh có người bản xã họ Uông,
một hôm người vợ ra ruộng cấy lúa, gặp lúc trời nổi mưa to sấm chớp, phải ngủ lại trên núi. Đêm đến
thấy một luồng sáng từ trên trời bay xuống vây quanh người, bà cảm động rồi có thai. Bà sinh được
một người con gái nhan sắc xinh đẹp, tính tình đoan trang, người trong làng gọi là người Tiên. Về sau
người con gái ấy mất ở trên núi, đúng nơi khi trước người mẹ tránh mưa. Thi hài người con gái ấy
chưa kịp chôn thì sáng hôm sau đã thấy mối đùn lên thành mộ. Sau đó có lúc trời đang mưa gió mà ở
chỗ đó thì lại tạnh ráo, hoặc có lúc trời tối đen mà nơi đó lại sáng. Người địa phương lập đền phụng
thê.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua xã Tang Ma, đến giáp huyện Bất Bạt tỉnh Sơn
Tây, dài 10 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía Nam, qua Hùng Vĩ, Thục Luyện (thuộc huyện Thanh Thuỷ)
lại chuyển về phía tây, qua các xã Địch Quả, Long Cốc, Thạch Kệ, Lai Đồng, Thu Cúc đến giáp châu
Phù Yên, dài 250 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến thành tỉnh, dài 3 dặm, rộng 5 thước.

Huyện Thanh Thuỷ

Huyện Thanh Thuỷ1 là huyện thống hạt của phủ Gia Hưng và do huyện Thanh Sơn kiêm nhiếp.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây, phía tây giáp huyện Thanh Sơn, phía nam
giáp huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây, phía bắc giáp huyện Thanh Sơn.

                                                     
1Huyện Thanh Thuỷ : Nguyên là đất huyện Thanh Xuyên (xem chú thích về huyện Thanh Sơn). Năm

Minh Mệnh 14 (1833) tách huyện Thanh Xuyên làm 2 huyện Thanh Sơn và Thanh Thuỷ. Nay đều thuộc đất
huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ.
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Đông tây cách nhau 87 dặm. Nam bắc cách nhau 230 dặm.

Huyện có 2 tổng:

1-Tổng Yên Lãng, 4 xã:
1.Xã Yên Lãng 2.Xã Hương Cần 3.Xã Thái Cần 4.Xã Khả Cửu

2-Tổng Cự Thắng, 8 xã:
1.Xã Cự Thắng 2.Xã Cự Đồng 3.Xã Thắng Sơn 4.Xã Phù Lao
5.Xã Thục Luyện 6.Xã Thạch Khoán 7.Xã Sơn Vi 8.Xã Bách Thắng

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 20 người.
-Thổ dũng: 283 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 402 người.

Ruộng đất:
(Trong huyện không có các hạng đất).
Ruộng công tư các hạng: 578 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 576 quan.
-Nộp bằng thóc: 152 hộc.

Phong tục:

Tập tục ngôn ngữ của người Thổ trong huyện hạt cũng giống như người Thổ ở huyện Thanh Sơn.
Người Mán phát nương đốt rẫy, sống du canh du cư, [có một số] dần dần theo tục người Kinh, các dân
khác thì không thế.

Sản vật:

Lúa, khoai, đậu, tre, gỗ, gia súc các nơi trong huyện cũng đều có cả. Duy ở vùng rừng rải rác có gà
rừng, hươu, nai.

Khí hậu:

Khí hậu mưa gió lạnh nóng đều bình thường. Khí đất ở núi thì cao khô, ở đất thì ẩm ướt. Thời vụ
làm nông theo mùa. Lá rụng trên núi trong rừng dồn đống trong hang trong suối, khi mưa lũ xuống thì
khe suối nhiễm độc, nhất là tháng 3 và tháng 9 là hai tháng nước độc khá nặng nề.

Sông núi:

Xã Cự Thắng có núi Chuyên Thiệt. Xã Thục Luyện có núi Thục Luyện.

-Một sông nhỏ từ xã Khả Cửu chảy xuống, qua xã Thục Luyện đến giáp giang phận huyện Thanh
Sơn. Đó là sông Thục Luyện, dài 2 dặm 80 trượng, rộng trên dưới 10 trượng, sâu trên dưới 8 thước.

Danh thắng:

-Đền Đinh Đại Tướng quân: ở xã Thạch Khoán. Thần họ Đinh, huý là Công Mộc, người huyện
Thanh Thủy, có công giúp vua Lê Thái Thổ, được phong là Đại tướng quân, tước Thành Vũ quận công,
cai quản binh dân bản xứ. Sau khi tướng quân mất, dân ấp lập đền thờ.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phía bắc giáp huyện Thanh Sơn, qua các xã Thạch Khoán, Phù Lao, Sơn Vi, Cự
Thắng, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Lãng đến giáp huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây, dài 75 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phía bắc giáp huyện Thanh Sơn, qua các xã Thạch Khoán, Phù Lao, Sơn Vi, Cự
Thắng, Cự Đồng, Hương Cần, Khả Cửu đến giáp châu Đà Bắc, dài 100 dặm 15 trượng, rộng 3 thước.
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Châu Sơn La

Sơn La1 là châu thống hạt của phủ Gia Hưng.

Châu lỵ đặt ở xã Trình La, chu vi 60 trượng. Bốn phía trồng rào tre, mở một cửa trước.

Châu hạt phía đông giáp châu Phù Yên, phía tây giáp Thuận Châu, phía nam giáp châu Mai Sơn,
phía bắc giáp huyện Văn Chấn.

Đông tây cách nhau 203 dặm. Nam bắc cách nhau 195 dặm.

Châu có 4 xã (chưa đặt tổng):
1.Xã Trình La 2.Xã Hiếu Trai 3.Xã Nhân Lý 4.Xã Hướng Mộ

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 98 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 362 người.

Ruộng đất:
(Trong châu không có các hạng đất).
Ruộng tư: 792 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 589 quan.
-Nộp bằng thóc: 203 hộc.

Phong tục:

Trong châu hạt người Thổ (Thái) giọng nói líu lo, tập tục quê mùa, chất phác. Đàn ông cày ruộng
cấy lúa, đàn bà trồng dâu nuôi tằm. Vỡ đất làm ruộng ở chỗ đất bằng, dựng nhà sàn lợp lá. Người Mán
dựa vào núi đắp đất làm nhà, đốt nương làm rẫy, sống du canh du cư. Còn như các lễ chúc mừng điếu
viếng trong năm thì đều không có.

Sản vật:

Chất đất thích hợp trồng lúa nếp. Sản phẩm hàng hoá thì có vỏ đay, vải thô, gỗ thì phần nhiều là gỗ
tạp. Cá thì có Hang Cá (có một cái hang có rất nhiều loại cá này cho nên gọi tên như vậy). Hươu, nai,
gấu, hổ rải rác cũng có nơi có, súc vật thường nuôi thì cũng như ở các châu khác. Xã Hiếu Trai có sáp
ong, có mỏ vàng, nhưng châu đã làm tập tâu xin tạm hoãn [khai thác], lại có mỏ diêm tiêu đã đóng
cửa, hiện đang tiến hành khám thực.

Khí hậu:

Mùa xuân, mùa hè phần nhiều nắng tạnh, mùa thu, mùa đông nhiều mưa. Khí đất cao khô. Việc
nông thì trong châu hạt chỉ có ruộng vụ thu. Hơi núi bốc ào ào, che trùm cả cây cối, khí lam chướng
rất nặng nề.

Sông núi:

Xã Trình La có núi Khau Nạp, núi Ban, núi Khau Ca.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận châu Quỳnh Nhai, qua 2 xã Hiếu Trai, Hướng Mộ đến
giáp giang phận châu Phù Yên. Đó là sông Đà, dài 203 dặm. Trong đó:

                                                     
1Châu Sơn La : Khi định bản đồ toàn quốc năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông, vùng này là

đất Thuận Châu (gồm 4 động) thuộc phủ Gia Hưng. Năm Cảnh Hưng 40 (1779) tách đất Thuận Châu đặt thêm
3 châu là Sơn La, Mai Sơn và Tuân Giáo. Châu Sơn La nay thuộc huyện Mường La tỉnh Sơn La.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh hưng hóa

715

 Đoạn sông từ Quỳnh Nhai đến khe Ban xã Hiếu Trai dài 100 dặm, rộng trên dưới 19 trượng,
sâu trên dưới 9 thước.

 Đoạn sông từ khe Ban xã Hiếu Trai đến giang phận châu Phù Yên dài 103 dặm, rộng trên dưới
50 trượng, sâu trên dưới 1 trượng.

Danh thắng:

Trong châu vốn không có nơi nào là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông, qua các xã Hướng Mộ, Nhân Lý, đến giáp châu Phù
Yên, dài 250 dặm, rộng 2 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây, đến giáp Thuận Châu, dài 17 dặm, rộng 2 thước 6 tấc.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía nam, đến giáp châu Mai Sơn, dài 150 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía bắc, qua bến đò sông Đà ở xã Hướng Mộ, đến giáp huyện
Văn Chấn, dài 225 dặm, rộng 2 thước 7 tấc.

Châu Mai Sơn

Châu Mai Sơn1 do phủ Gia Hưng thống hạt.

Châu lỵ ở xã Trình Ban tổng Trình Cát, chu vi 60 trượng, bốn phía có hàng rào tre, mở 1 cửa trước.

Châu hạt phía đông giáp châu Phù Yên, phía tây giáp Thuận Châu, phía nam giáp huyện Trình Cố
tỉnh Thanh Hoá, phía bắc giáp châu Sơn La.

Đông tây cách nhau 212 dặm. Nam bắc cách nhau 142 dặm.

Châu có 1 tổng:

Tổng Trình Cát, 5 xã:
1.Xã Trình Cát 2.Xã Trình Thuỵ 3.Xã Trình Ban 4.Xã Trình Phiên
5.Xã Lô Ti

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 49 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 508 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 818 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 700 quan.
-Nộp bằng thóc: 98 hộc.

Phong tục:

Trong châu, người Thổ bản tính mạnh tợn, tập tục tằn tiện, làm nghề cày ruộng, dệt vải, khẩn ruộng
nơi đất bằng, dựng nhà sàn lợp lá. Các lễ nghi chúc mừng điếu viếng, quần áo, ngôn ngữ khác nhiều
với vùng trung châu.

                                                     
1Châu Mai Sơn : Đầu đời Lê là động Mai Sơn thuộc Thuận Châu phủ Gia Hưng. Đời Lê Trung hưng tách

đất Thuận Châu đặt thêm 3 châu là Sơn La, Mai Sơn và Tuân Giáo. Châu Mai Sơn nay là huyện Mai Sơn tỉnh
Sơn La.
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Sản vật:

Có lúa nếp, lúa nương, ngô, gỗ thì có gỗ xoan, tô mộc, gỗ sến. Quả có cam, quýt. Các loài thú có
hổ, hươu. Gia súc thường nuôi thì cũng giống các châu khác. Xã Trình Thuỵ có mỏ vàng Bản Lỗ,
nhưng châu đã có tờ tâu xin tạm hoãn [khai thác]. Xã Trình Ban có mỏ đồng Màn Đỏ, mỏ diêm tiêu
Bản Cập, mỏ diêm tiêu Màn Thắm, nhưng đã đóng cửa, hiện đang sức cho khám thực.

Khí hậu:

Thời tiết chợt gió chợt mưa, lạnh nhiều, nắng ít, khí đất cao khô. Việc nông hết thảy đều làm ruộng
vụ thu. [Vì đất rừng] cây cỏ rậm rạp, khí lạnh bốc lên, cho nên lam chướng rất độc.

Sông núi:

Xã Trình Phiên có núi Tượng Sơn (núi Voi), xã Trình Ban có núi Hiền Sơn.

-Một dòng sông lớn từ giáp giang phận châu Sơn La, qua xã Trình Phiên đến giáp giang phận Yên
Châu. Đó là sông Đà, dài 240 dặm. Trong đó:

 Đoạn sông từ giang phận châu Sơn La đến đền thần Hoành Giang ở xã Trình Phiên dài 130
dặm, rộng trên dưới 15 trượng, sâu trên dưới 9 thước.

 Đoạn sông từ đền thần Hoành Giang ở xã Trình Phiên đến giang phận Yên Châu dài 110 dặm,
rộng trên dưới 50 trượng 5 thước, sâu trên dưới 1 trượng.

Danh thắng:

-Đền thần Hoành Giang: ở xã Trình Phiên.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông qua xã Trình Phiên, đến giáp Yên Châu dài 150 dặm,
rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây, qua các xã Lô Ti, Trình Cát đến giáp Thuận Châu, dài
150 dặm, rộng 2 thước 8 tấc.

Châu Phù yên

Phù Yên1 là châu thống hạt của phủ Gia Hưng.

Châu lỵ ở xã Quang Huy, tổng Quang Huy. Chu vi 80 trượng, bốn phía có rào tre, mở một cửa trước.

Châu hạt phía đông giáp huyện Thanh Thuỷ, phía tây giáp châu Mai Sơn, phía nam giáp Mộc Châu,
phía bắc giáp huyện Văn Chấn.

Đông tây cách nhau 174 dặm. Nam bắc cách nhau 196 dặm.

Toàn châu có 2 tổng2:

1-Tổng Quang Huy, 2 xã3:
1.Xã Quang Huy 2.Xã Tường Phù

2-Tổng Tân Phong, 3 xã:
1.Xã Tân Phong 2.Xã Tường Phong 3.Xã Gia Phù

                                                     
1Châu Phù Yên : Khi định bản đồ cả nước năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông đặt tên là

châu Phù Hoa , sau đổi viết là  (gồm 4 động) thuộc phủ Gia Hưng, cho đến đầu triều
Nguyễn vẫn theo thế. Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là
châu Phù Yên , đổi động làm xã. Nay là huyện Phù Yên tỉnh Sơn La.

2Tên tổng mới đặt năm Minh Mệnh 19 (1838).
3Theo ĐNNTC hai xã Quang Huy và Tường Phù mới đặt thêm vào năm Minh Mệnh 19 (1838).
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Binh ngạch:
-Thổ dũng: 182 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 873 người.

Ruộng đất:
(Trong châu không có đất các hạng).
Ruộng tư: 338 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.185 quan.
-Nộp bằng thóc: 86 hộc.

Phong tục:

Tập tục người Thổ ở châu quê mùa, chất phác, tiếng nói líu lo. Đàn ông cày ruộng, kiếm củi, đàn bà
may vá, canh cửi. Họ không biết buôn bán, gác sàn làm nhà ở, không biết chạm khắc, đặt đầu rau làm
bếp nấu giữa nhà, không kể gì phương hướng. Mặc thì dùng vải thô, màu sắc thì chuộng xanh chàm,
đặt máng nước để giã gạo, đeo túi vải địu con sau lưng, dùng xe guồng lấy nước tưới ruộng, dùng ống
tre vầu xách nước về nhà, ốm đau không uống thuốc, chỉ cầu đảo quỉ thần. Lấy vợ thì đi ở rể rồi sau
mới thành hôn. Người Mán phát nương làm rẫy, du canh du cư, y phục dùng toàn vải thô, đàn ông lấy
dây xâu 7 đồng tiền đeo sau vai áo. Các việc cưới xin tang ma thì đều rất sơ sài.

Sản vật:

Châu hạt đất đai mầu mỡ, nhưng dân chỉ làm ruộng vụ thu, không mất nhiều công sức mà lại được
nhiều thóc. Thóc thì có lúa nếp, lúa tẻ. Hàng hoá thì có các loại vải trắng, sáp ong, cùng các vật phẩm
như khoai, dưa, tre, gỗ cùng các loài gia súc thông thường. Các loài thú như hươu, nai, hổ, báo rải rác
cũng có nơi có. Xã Tường Phong có diêm tiêu, hiện nay đã đóng cửa mỏ.

Khí hậu:

Mùa xuân gió mát, mùa hè lúc mưa lúc nắng. Mùa thu, mùa đông rét nhiều. Sương mù khí núi bốc
hừng hực, che trùm cây cối, khí lam chướng rất nặng.

Núi sông:

Xã Quang Huy có núi Thục Luỹ, núi Thải Sơn, núi Thính Đáp. Xã Tường Phù có núi Lai Sơn. Xã
Gia Phù có núi Thạch Lăng.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận Mộc Châu qua 2 xã Gia Phù, Tân Phong đến giáp giang
phận châu Đà Bắc. Đó là sông Đà, dài 30 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ Mộc Châu đến Khe Thập dài 180 dặm, rộng trên dưới 40 trượng, sâu trên dưới 9
thước.
Đoạn sông từ Khe Thập đến giang phận châu Đà Bắc dài 120 dặm, rộng trên dưới 40 trượng 5

thước, sâu trên dưới 1 thước.

-Một sông nhỏ từ xã Quang Huy qua 2 xã Tường Phù, Tường Phong ở châu lỵ vòng đến xã Tân
Phong, thông với sông Đà. Đó là sông Phù Yên dài 175 dặm, rộng trên dưới 2 trượng 8 thước, sâu 8 thước.

Danh thắng:

-Đền sơn thần Tản Viên: ở xã Quang Huy.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông qua 2 xã Tường Phong, Tân Phong, lại chuyển về phía
bắc ở bến đò sông Phù Yên, đến giáp huyện Văn Chấn, dài 150 dặm rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây đến giáp châu Mai Sơn, dài 75 dặm, rộng 3 thước.
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-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông, qua 2 xã Tường Phù, Gia Phù, lại chuyển về phía nam
đến giáp Mộc Châu, dài 150 dặm, rộng 2 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía bắc, đến giáp huyện Thanh Sơn dài 105 dặm, rộng 4 thước.

Mai Châu

Mai Châu1 do phủ Gia Hưng thống hạt, kiêm nhiếp châu Đà Bắc (châu lỵ đặt ở châu Đà Bắc).

Châu hạt phía đông giáp châu Đà Bắc, phía tây giáp Mộc Châu, phía nam giáp châu Quan Hoá tỉnh
Thanh Hoá, phía bắc giáp Mộc Châu.

Đông tây cách nhau 125 dặm. Nam bắc cách nhau 114 dặm.

Châu có 2 tổng:

1-Tổng Bạch Mai, 2 xã:
1.Xã Mai Thượng 2.Xã Tân Mai

2-Tổng Thanh Mai, 2 xã:
1.Xã Mai Hạ 2.Xã Bao La

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 49 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 263 người.

Ruộng đất:
(Trong châu không có đất các hạng).
Ruộng tư: 282 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 384 quan.
-Nộp bằng thóc: 72 hộc.

Phong tục:

Thổ dân trong châu nói tiếng líu lo, lấy nông tang làm nghề nghiệp, gác sàn làm nhà ở, mặc quần
áo vải thô màu trắng, hoặc xanh đen. Các tục cưới xin, tang ma, cúng tế đều sơ sài.

Sản vật:

Lúa có lúa nếp, lúa tẻ, hàng hoá có vải thô, ở sông thì có tôm, ba ba, cá chiên, cá mè, thú thì có gấu,
hổ, hươu, nai. Gỗ thì có các loại như xoan, tô mộc. Dây leo thì có song, mây. Các sản vật chăn nuôi
thông thường giống cũng như ở châu khác.

Khí hậu:

Gió mưa bình thường, nóng lạnh ngang nhau, địa khí ở núi cao khô, ở đất ẩm thấp. Ruộng cấy được
cả vụ hè, vụ thu. Cỏ cây rậm rạp, mặt trời lên ba con sào sương mù khí núi vẫn chưa tan hết, khí lạnh
bốc ào ào, người dễ nhiễm bệnh sốt rét ngã nước.

Núi sông:

Xã Bao La có núi Xích Thạch (Đá Đỏ), núi Nữ Vương (Vua Bà), núi Tiên Biều (Quả Bầu Tiên), núi
Bân Sơn. Xã Tân Mai có núi Hành Sơn.

                                                     
1Mai Châu : Đời Trần là đất Mường Mai. Đời Lê là Mai Châu  thuộc phủ Gia Hưng. Các triều sau

cho đến đời Đồng Khánh vẫn theo như thế. Nay là huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.
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-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận Mộc Châu qua 2 xã Quy Đức, Tân Mai đến giáp giang
phận châu Đà Bắc. Đó là sông Đà, dài 100 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ sông Mộc Châu đến Khe Trù dài 60 dặm, rộng khoảng 49 trượng 2 thước, sâu
khoảng trên dưới 8 thước.
Đoạn sông từ Khe Trù đến giáp giang phận Đà Bắc, dài 40 dặm, rộng trên dưới 50 trượng, sâu

trên dưới 8 thước.

-Một sông nhỏ từ chỗ giáp giang phận Mộc Châu qua xã Mai Hạ, đến giáp giang phận châu Đà
Bắc. Đó là sông Mã, dài 100 dặm, rộng 10 trượng, sâu 7 thước.

Danh thắng:

Trong châu không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phía bắc giáp Mộc Châu đi qua bến đò xã Tân Mai, chuyển về phía tây qua các
xã Mai Thượng, Mai Hạ, Bao La, đến giáp châu Đà Bắc, dài 150 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ phía tây giáp Mộc Châu đi qua các xã Bao La, Mai Hạ, qua bến đò Tân Mai đến
giáp châu Đà Bắc, dài 180 dặm, rộng 4 thước.

Châu Đà Bắc

Châu Đà Bắc1 do phủ Gia Hưng thống hạt, châu Mai Châu kiêm nhiếp.

Châu lỵ đặt ở xã Hào Tráng tổng Đức Nhàn châu ấy (tức châu Đà Bắc). Chu vi 60 trượng, bốn phía
trồng rào tre, mở 1 cửa trước.

Châu hạt phía đông giáp huyện Thanh Thuỷ, phía tây giáp châu Phù Yên, phía nam giáp Mai Châu,
phía bắc giáp huyện Thanh Sơn.

Đông tây cách nhau 189 dặm. Nam bắc cách nhau 159 dặm.

Châu có 2 tổng:

1-Tổng Hiền Lương, 2 xã:
1.Xã Hiền Lương 2.Xã Tú Lý

2-Tổng Đức Nhàn, 3 xã:
1.Xã Đức Nhàn 2.Xã Hào Tráng 3.Xã Quy Đức

Binh ngạch:
Châu hạt không có binh ngạch.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 224 người.

Ruộng đất:
Châu hạt không có các hạng đất.
Ruộng tư: 251 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 328 quan.
-Nộp bằng thóc: 64 hộc.

                                                     
1Châu Đà Bắc : Nguyên là đất Mộc Châu, một trong 5 châu thuộc phủ Gia Hưng đặt từ năm Quang

Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông. Năm Cảnh Hưng thứ 36 (1775) tách ra lập châu Đà Bắc. Các triều sau
cho đến đời Đồng Khánh vẫn theo thế. Nay là huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình.
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Phong tục:

Trong châu, thổ dân nói tiếng líu lo, tập tục hung hãn, phần nhiều ở dưới chân núi, khai khẩn chỗ
đất bằng làm ruộng. Quần áo bằng vải thô màu đen. Người Mán có tộc Mán Trắng, quần áo dùng cả
vải đen vải trắng. Có một tộc Mán toàn dùng vải thô nhuộm màu xanh đen, đàn ông xâu 7 đồng tiền
đồng đeo sau vai áo (tục gọi là Xá Đeo Tiền), chuyên đốt nương làm rẫy, sống nhờ nguồn lợi rừng. Lễ
tiết thờ cúng trong năm thì chỉ những Thổ hào, Mán trưởng hơi theo phong tục người Kinh, còn lại thì
đều rất sơ sài, đơn giản.

Sản vật:

Lúa thì có lúa nếp lúa tẻ, ngô, khoai, đậu, củ nâu, vỏ đay, vỏ dó. Gỗ thì có xoan, tô mộc, Loại tre
trúc thì có vầu, nứa. Gia súc thông thường thì các nơi trong châu đều có, thú rừng thì rải rác cũng có
hươu, nai, hổ, báo.

Khí hậu:

Mùa đông lạnh nhiều, mùa hè nắng nhiều. Khí đất cao khô. Thời vụ làm nông hơi muộn. Hàng
ngày mặt trời lên 3 con sào mà khí lam chướng chưa tan hết. Buổi chiều, mặt trời chỉ mới xế bóng mà
khí núi đã bốc lên dày đặc. Khi mưa lũ thì nước ở các khe suối dâng tràn, sau dồn đọng lại thành
những nguồn nước chướng độc, đặc biệt là tháng 3 và tháng 9 là nặng nề nhất.

Núi sông:

Xã Đức Nhàn có núi Cử Sơn, núi Thán Sơn (núi Than), núi Tầm Cảnh.

Xã Tú Lý có núi Lôi Sơn (núi Roi), núi Ngải Sơn.

Xã Hào Tráng có núi Long Môn, núi Ninh Sơn, núi Cấn Sơn, núi Thần Cốc.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận châu Phù Yên, qua các xã Đức Nhàn, Quy Đức, Hào
Tráng, Hiền Lương, đến giáp giang phận huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây. Đó là sông Đà, dài 95 dặm.
Trong đó:

Đoạn sông từ xã Phù Yên đến châu lỵ dài 60 dặm, rộng trên dưới 70 trượng, sâu trên dưới 1
trượng.

Đoạn sông từ châu lỵ đến sông Bất Bạt dài 35 dặm, rộng 3 thước 5 tấc.

Danh thắng:

-Đền thần đê Long Thuỷ: ở trong động sâu trên núi Thác Bờ xã Hào Tráng, thờ thần đê Long Thuỷ
là vị thần linh thiêng nhất của sông Đà.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía nam, qua bến đò sông Đà đến giáp Mai Châu, dài 25 dặm,
rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây, qua các xã Hào Tráng, Đức Nhàn, đến giáp châu Phù
Yên, dài 175 dặm, rộng 3 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía bắc, qua các xã Hiền Lương, Tú Lý đến giáp huyện Thanh
Sơn, dài 150 dặm, rộng 3 thước.
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Mộc Châu

Mộc Châu1 do phủ Gia Hưng thống hạt.

Châu lỵ ở xã Mộc Hạ tổng Mộc Hạ. Chu vi 40 trượng, bốn phía trồng rào tre, mở 1 cửa trước.

Châu hạt phía đông giáp Mai Châu, phía tây giáp Yên Châu, phía nam giáp châu Quan Hoá tỉnh
Thanh Hoá, phía bắc giáp châu Phù Yên.

Đông tây cách nhau 212 dặm. Nam bắc cách nhau 68 dặm.

Châu có 2 tổng:

1-Tổng Mộc Thượng, 3 xã:
1.Xã Mộc Thượng 2.Xã Tú Nang 3.Xã Xuân Nha

2-Tổng Mộc Hạ, 3 xã:
1.Xã Mộc Hạ 2.Xã Quy Hướng 3.Xã Hướng Càn

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 49 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 351 người.

Ruộng đất:
Trong châu không có các hạng đất.
Ruộng tư: 230 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 471 quan.
-Nộp bằng thóc: 59 hộc.

Phong tục:

Người Thổ (Thái) trong châu nhanh nhẹn, giỏi bắn, tiếng nói líu lo. Đàn ông cày cấy, đàn bà may
vá canh cửi. Có tộc Thổ (Thái) Trắng váy áo phụ nữ dùng vải trắng. Việc tang ma thờ cúng trong năm
có phần hơi giống với người Trung châu (Kinh).

Sản vật:

Chất đất thích nghi trồng lúa nếp. Hàng hoá thì có vỏ đay. Hoa quả thì có cam, quýt, sa nhân. Gỗ
thì phần nhiều là gỗ tạp. Gia súc chăn nuôi thông thường thì các nơi trong châu đều có. Thú rừng thì
rải rác cũng có nơi có hươu, nai, hổ, báo.

Khí hậu:

Khí hậu mùa xuân mùa hè phần nhiều tạnh ráo. Thu, đông nhiều mưa. Khí đất tuy cao ráo nhưng
không đến nỗi quá khô nóng. Công việc làm nông thì theo mùa. Núi rừng cây cỏ rậm rạp, hàng ngày
mặt trời lên đến đỉnh đầu mà sương mù khí núi chưa tan, người dân nhiễm bệnh sốt rét ngã nước rất nặng.

Núi sông:

Xã Xuân Nha có núi Pha Lung.

Xã Mộc Thượng có núi Lỗ Động, núi Yên Huyệt, núi Phong Huyệt.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận Yên Châu, qua các xã Quy Hướng, Hướng Càn, Mộc
Hạ đến giáp giang phận châu Đà Bắc. Đó là sông Đà, dài 200 dặm. Trong đó:

                                                     
1Mộc Châu : Đời Trần là đất đạo Đà Giang . Thời thuộc Minh là đất huyện Mông  và huyện Tứ

Mang . Năm Quang Thuận 10 (1469) đặt làm Mộc Châu , một trong 5 châu thuộc phủ Gia Hưng.
Các triều sau vẫn theo thế. Nay là huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La.
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Đoạn sông từ giang phận Yên Châu đến Viên Khê, dài 105 dặm, rộng trên dưới 48 trượng, sâu
trên dưới 1 trượng.

Đoạn sông từ Viên Khê đến giang phận Đà Bắc, dài 95 dặm, rộng trên dưới 50 trượng, sâu trên
dưới 1 trượng 5 thước.

-Một sông nhỏ từ chỗ giáp giang phận Yên Châu, qua các xã Tú Tương, Xuân Nha đến giáp giang
phận Mai Châu. Đó là sông Mã, dài 150 dặm, rộng trên dưới 25 trượng, sâu 1 trượng.

Danh thắng:

Trong châu không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông, qua hai xã Mộc Thượng, Xuân Nha đến giáp châu Đà
Bắc, dài 125 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía nam, qua hai xã Mộc Thượng, Xuân Nha, lại chuyển về phía
đông đến giáp Mai Châu, dài 250 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây, qua xã Quy Hướng, đến giáp Yên Châu, dài 100 dặm,
rộng 3 thước 5 tấc.

yên Châu

Yên Châu1 do phủ Gia Hưng thống hạt, Mai Châu kiêm nhiếp.

Châu hạt phía đông giáp Mộc Châu, phía tây giáp châu Mai Sơn, phía nam giáp Mai Châu, phía bắc
giáp châu Phù Yên.

Đông tây cách nhau 64 dặm. Nam bắc cách nhau 153 dặm.

Châu có 1 tổng:

1-Tổng Sách Lâm, 3 xã:
1.Xã Sách Lâm 2.Xã Trịnh Nho 3.Xã Bác Nhĩ

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 49 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 238 người.

Ruộng đất:
Trong châu không có các hạng đất.
-Ruộng tư: 432 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 372 quan.
-Nộp bằng thóc: 110 hộc.

Phong tục:

Trong châu, người Thổ (Thái) đàn ông cày cấy, có một ít người biết chữ, đàn bà dệt vải, không ai
làm nghề buôn bán. Giỗ chạp và các việc cưới xin tang ma phần nhiều sơ sài đơn giản. Tục chuộng ma

                                                     
1Yên Châu : Đời Trần là đất Mường Việt. Sử chép Thượng hoàng Trần Minh Tông đi đánh Ngưu Hống

(1329) đóng quân ở Mường Việt , ban cho đất ấy tên là phủ Thái Bình, tức là nơi này. Đời Lê Thánh
Tông (1469) đặt làm Việt Châu , một trong 5 châu thuộc phủ Gia Hưng. Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi
làm Yên Châu . Nay là huyện Yên Châu tỉnh Sơn La.
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quỉ, có bệnh tật chỉ cầu quỉ thần. Lại có tộc Mán Đen thì áo quần dùng màu đen, đốt nương làm rẫy,
sống du canh du cư.

Sản vật:

Lúa thì có lúa nếp lúa tẻ. Quả cây có cam, quýt, sa nhân các loại. Gia súc chăn nuôi thông thường
thì các nơi trong châu đều có. Thú rừng thì vài nơi cũng có hươu, nai, hổ, báo. Xã Sách Lâm có mỏ
đồng ở Suối Lẫm, nhưng đã đóng cửa, hiện đang sức cho khám thực.

Khí hậu:

Mùa xuân mùa hè nhiều nắng, thu đông nhiều mưa. Khí đất cao khô, nghề nông canh tác theo mùa.
Nhưng khí lam chướng lạnh độc, mặt trời lên ba con sào mà mù núi chưa tan.

Núi sông:

Xã Trịnh Nho có núi Động Đình.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận Mai Sơn, qua hai xã Trịnh Nho, Sách Lâm đến giáp
giang phận Mộc Châu. Đó là sông Đà, dài 70 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ giang phận Mai Sơn đến Thập Khê dài 50 dặm, rộng trên dưới 4 trượng, sâu trên
dưới 9 thước.
Đoạn sông từ Thập Khê đến giang phận Mộc Châu dài 20 dặm, rộng trên 50 trượng, sâu trên

dưới 1 trượng.

Danh thắng:

Trong châu không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phía tây giáp châu Mai Sơn, qua bến đò sông Đà ở núi Động Đình xã Trịnh Nho
đến giáp châu Phù Yên, dài 200 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ phía tây giáp châu Mai Sơn, qua các xã Trịnh Nho, Sách Lâm, Bác Nhĩ, đến
giáp Mai Châu, dài 200 dặm, rộng 3 thước.

Phủ Quy Hoá

Phủ Quy Hoá1 thống hạt 3 huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Lập và 2 châu Văn Bàn, Thuỷ Vĩ, gồm
18 tổng:

1-Huyện Văn Chấn, 4 tổng:
1.Tổng Hương Sơn 2.Tổng Phù Nham 3.Tổng Sơn A 4.Tổng Đại Lịch

2-Huyện Trấn Yên, 4 tổng:
1.Tổng Bách Lẫm 2.Tổng Đông Quang 3.Tổng Giới Phiên 4.Tổng Yên Phú

3-Huyện Yên Lập, 5 tổng:
1.Tổng Sơn Lương 2.Tổng Vân Bán 3.Tổng Đông Lỗ 4.Tổng Thượng Long
5.Tổng Thu Ngạc

                                                     
1Phủ Quy Hoá : Đời Lý là đất Đăng Châu , cuối đời Trần là trấn Quy Hoá . Thời thuộc

Minh đổi làm châu Quy Hoá. Đầu đời Lê Thái Tổ là lộ Quy Hoá thuộc Tây đạo. Năm Quang Thuận 10 (1469)
định bản đồ toàn quốc, đổi đặt là phủ Quy Hoá thuộc thừa tuyên Hưng Hoá, gồm 3 huyện Văn Chấn, Yên Lập,
Trấn Yên và 2 châu Văn Bàn, Thuỷ Vĩ. Các triều sau đều theo thế. Nay là đất tỉnh Lào Cai, các huyện Trấn Yên,
Văn Chấn, Văn Yên tỉnh Yên Bái, huyện Yên Lập và một số xã thuộc các huyện Sông Thao, Tam Thanh tỉnh
Phú Thọ.
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4-Châu Văn Bàn, 2 tổng:
1.Tổng Vũ Lao 2.Tổng Khánh An

5-Châu Thuỷ Vĩ, 3 tổng:
1.Tổng Gia Phú 2.Tổng Ngọc Uyển 3.Tổng Lạc Sơn

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 18 người.
-Thổ dũng: 938 người.
-Thủ dũng: 200 người.

 (Mới đặt ra để đóng giữ 2 đồn Quán Ty, Trấn Hà).

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 2.100 người.

Ruộng đất:

(Đất thuộc hạng bỏ hoang).
-Ruộng công tư các hạng: 3.248 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.092 quan.
-Thuế sản vật quy ra tiền: 2.757 quan.
-Nộp bằng thóc: 881 hộc.

Phong tục:

Trong phủ hạt người Kinh, người Thổ (Thái), người Thanh, người Mán sống xen kẽ. Ba huyện Trấn
Yên, Yên Lập, Văn Chấn chỉ những hào trưởng người Kinh có học võ vẽ đôi ba chữ đủ ký họ tên. Hai
châu Văn Bàn, Thuỷ Vĩ thì người Thổ (Thái) làm hào mục, tập tục có biết chút lễ pháp. Người Thanh
(Trung Quốc) làm nghề buôn bán kiếm sống, tập tục phần nhiều xa xỉ1. Người Mán đốt nương làm rẫy,
sống nhờ nguồn lợi rừng, quần áo dệt bằng gai, đay dùng cả màu đen và màu trắng. Còn như lễ tết hiếu
hỉ thì chỉ có Thổ hào, Mán trưởng hơi giống phong tục người Kinh, còn lại phần nhiều sơ sài đơn giản.

Sản vật:

Thóc lúa, tre, gỗ và các gia súc thường nuôi cũng giống như các phủ khác. ở sông thì có ba ba, cá
chiên, cá mè. ở rừng thì có thảo quả, củ nâu, gỗ sến, gỗ táu và các loài chim thú như gà rừng, chim
hoạ mi, lợn rừng, hổ, báo, hươu, nai. Còn như mỏ vàng Văn Chấn, Thuỷ Vĩ, mỏ đồng Trấn Yên thì đã
đóng cửa, hiện đang sức cho khám thực.

Khí hậu:

Thời tiết lạnh rét, khí đất cao ráo. Việc nông thì phần nhiều là ruộng vụ thu, canh tác theo mùa. Cây
cỏ rậm rạp, mặt trời lên cao mà sương núi chưa tan, mặt trời chưa lặn mà sương mù đã dày đặc, khí
lạnh bốc ào ào, dễ gây bệnh lam chướng.

Núi sông:

Trong phủ núi non liền nhau, kể núi có tên thì huyện Văn Chấn có núi Chi Sơn, núi Khau Bút.
Huyện Yên Lập có núi Trầm Trĩ, núi Tượng Khẩu, núi Quang Sơn, núi Hộ Sơn. Huyện Trấn Yên có núi
Cái Đỉnh, núi Mỏ Cò. Huyện Văn Bàn có núi Loan Khoá, núi Mã Yên, núi Nghi Sơn, núi Lan Sơn.
Châu Thuỷ Vĩ có núi Loan Nương, núi Cổ Lôi, núi Cổ Tốt, núi Chiêu Sơn, núi ái Sơn.

-Một dòng sông lớn từ nước Thanh (Trung Quốc) chảy vào phủ hạt qua các châu huyện Thuỷ Vĩ,
Văn Bàn, Trấn Yên, lại qua huyện Hạ Hòa tỉnh Sơn Tây đến giang phận huyện Văn Chấn. Đó là sông Thao.

                                                     
1Chữ Hán: phong mĩ , ngv. chép nhầm chữ phong .
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Danh thắng:

Huyện Trấn Yên có đền thần Diệp phu nhân. Huyện Trấn Yên và huyện Văn Bàn đều có đền thần
Vệ Quốc. Châu Thuỷ Vĩ có đền Quan Công, đền Liễu Hạnh Công chúa, đền Long Vương.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ chỗ giáp huyện Tam Nông phủ Gia Hưng, qua 2 huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa tỉnh
Sơn Tây, lại qua các huyện châu Trấn Yên, Văn Bàn, Thuỷ Vĩ, đến giáp phủ Khai Hoá nước Thanh, dài
940 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ chỗ giáp huyện Tam Nông phủ Gia Hưng, qua châu huyện Trấn Yên, Văn Bàn,
đến giáp châu Chiêu Tấn phủ Yên Tây, dài 473 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ chỗ giáp huyện Tam Nông phủ Gia Hưng đến huyện lỵ Văn Chấn, dài 12 dặm,
rộng 3 thước.

Huyện Văn Chấn

Văn Chấn1 là huyện thống hạt của phủ Quy Hoá.

Huyện lỵ đặt ở xã Đại Lịch tổng Đại Lịch. Chu vi 40 trượng, bốn phía trồng rào tre, mở một cửa trước.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Hạ Hòa tỉnh Sơn Tây, phía tây giáp châu Quỳnh Nhai, phía nam
giáp châu Phù Yên, phía bắc giáp huyện Trấn Yên.

Đông tây cách nhau 164 dặm. Nam bắc cách nhau 149 dặm.

Huyện có 4 tổng:

1-Tổng Hương Sơn, 2 xã:
1.Xã Hương Sơn 2.Xã Thạch Lương

2-Tổng Phù Nham, 3 xã:
1.Xã Phù Nham 2.Xã Sơn Bộc 3.Xã Hạ Lộ

3-Tổng Sơn A, 3 xã:
1.Xã Sơn A 2.Xã Gia Hội 3.Xã Tú Lệ

4-Tổng Đại Lịch, 3 xã:
1.Xã Đại Lịch 2.Xã Thượng Bằng La 3.Xã Hạ Bằng La

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 489 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 1.030 người.

Ruộng đất:

Trong huyện không có đất các hạng.
-Ruộng tư: 779 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.369 quan.
-Thuế sản vật quy nộp bằng tiền: 2.757 quan.

                                                     
1Huyện Văn Chấn : Xưa là đất Đăng Châu  đời Lý. Tên huyện Văn Chấn  đã có từ thời

thuộc Minh, là một trong 4 huyện thuộc châu Quy Hoá. Đời Lê Quang Thuận (1469) vẫn là huyện Văn Chấn
thuộc phủ Quy Hoá. Các triều sau vẫn theo thế. Nay là huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.
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-Nộp bằng thóc: 199 hộc.

Phong tục:

Trong huyện, người Thổ (?) chuyên việc cày cấy, khai khẩn đất bằng làm ruộng. Đến ngày lễ cầu
thần thì bày bàn thờ dưới gốc cây mà cúng. Lấy vợ thì đi ở rể, sau đó mới thành hôn. Người Mán đốt
nương làm rẫy, địu con sau lưng, nấu cháo đầu lũng, du canh du cư, chỉ theo nơi đất tốt mà dời đến,
khi đất kém màu mỡ thì bỏ đi nơi khác. Các việc cưới xin, chúc mừng, tang ma, điếu viếng thì chỉ Thổ
hào, Mán trưởng dần dần theo phong tục người Kinh, còn lại đều rất sơ sài đơn giản.

Sản vật:

Lúa thì có ngô, lúa nếp, lúa tẻ. Tre thì có tre vầu, nứa. Gỗ thì phần nhiều là gỗ tạp. Các súc vật chăn
nuôi thông thường thì các nơi trong huyện đều có. Thú rừng thì rải rác vài nơi cũng có hươu, nai, hổ,
báo. Xã Gia Hội có mỏ vàng đã đóng cửa, hiện đang sức cho khám thực.

Khí hậu:

Mùa xuân, mùa hè mưa nhiều. Mùa thu, mùa đông rét nhiều. Việc nông chỉ làm ruộng vụ thu. Cây
cối rậm rạp, sương mù bốc ngùn ngụt, khí lam chướng rất nặng nề.

Núi sông:

Xã Thượng Bằng La có núi Chi Sơn. Xã Đại Lịch có núi Khau Bút.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận huyện Trấn Yên đến giáp giang phận huyện Hạ Hòa
tỉnh Sơn Tây. Đó là sông Thao, dài 10 dặm, rộng trên dưới 100 trượng, sâu 1 trượng 5 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua các xã Đại Lịch, Sơn Bộc, Hạ Lộ đến giáp châu
Quỳnh Nhai, dài 230 dặm, 10 trượng, rộng 3 thước.

Huyện Trấn yên

Huyện Trấn Yên1 do phủ Quy Hoá thống hạt.

Huyện lỵ đặt ở xã Bách Lẫm tổng Bách Lẫm (tức đồn Quán Ti), xung quanh đắp luỹ đất. Chu vi 74
trượng, thân luỹ cao 6 thước, chân luỹ rộng 7 thước, mặt luỹ rộng 4 thước. Mở 3 cửa ở trước, bên phải
và đằng sau. Trên luỹ đặt 5 pháo đài, xung quanh bên ngoài luỹ đều có rào cọc nhọn.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Hạ Hòa tỉnh Sơn Tây, phía tây giáp châu Văn Bàn, phía nam giáp
huyện Văn Chấn, phía bắc giáp Thu Châu tỉnh Tuyên Quang.

Đông tây cách nhau 162 dặm. Nam bắc cách nhau 56 dặm.

Huyện có 4 tổng:

1-Tổng Bách Lẫm, 11 xã:
1.Xã Bách Lẫm 2.Xã Hào Gia 3.Xã Cường Nỗ 4.Xã Bái Dương
5.Xã Hoá Quang 6.Xã Minh Quán 7.Xã Thanh Liễn 8.Xã Nga Quán
9.Xã Yên Bái 10.Xã Lương Nham 11.Xã Cổ Phúc

                                                     
1Huyện Trấn Yên : Xưa là đất Đăng Châu đời Lý. Thời thuộc Minh là đất châu Quy Hoá (gồm 4 huyện

Yên Lập, Văn Chấn, Văn Bàn, Thuỷ Vĩ). Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông, khi định bản đồ
toàn quốc mới lập thêm huyện Trấn Yên  thuộc phủ Quy Hoá. Các triều sau đều theo thế. Nay là
huyện Trấn Yên và một phần huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
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2-Tổng Đông Quang, 6 xã:
1.Xã Đông Quang 2.Xã Mậu A 3.Xã Phong Dụ 4.Xã Báo Đáp
5.Xã Đại Bộc 6.Xã Đôn Bản

3-Tổng Giới Phiên, 8 xã:
1.Xã Giới Phiên 2.Xã Y Can 3.Xã Âu Lâu 4.Xã Lương Tàm
5.Xã Đan ốc 6.Xã Lũ Điền 7.Xã Bình Thản 8.Xã Ca Vịnh

4-Tổng Yên Phú, 7 xã:
1.Xã Yên Phú 2.Xã Đại Phác 3.Xã Hoài Viễn 4.Xã Quy Mông
5.Xã Đôn Giáo 6.Xã Quảng Mạc 7.Xã Kiên Lao

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 6 người.
-Thổ dũng: 160 người.
-Thủ dũng: 100 người.

 (Mới đặt để đóng giữ đồn Quán Ty).

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 260 người.

Ruộng đất:
-Trong huyện không có các hạng đất.
-Ruộng tư: 681 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 434 quan.
-Nộp bằng thóc: 228 hộc.

Phong tục:

Huyện có 4 tổng thì tổng Bách Lẫm đều là người Kinh. Ba tổng Giới Phiên, Yên Phú, Đông Quang
thì người Kinh người Thổ ở xen kẽ. Người Kinh cày ruộng, buôn bán, tập tục giống như người trung
châu. Người Thổ gặp đâu thuận tiện thì ở, gác sàn làm nhà, [không kể] ruộng núi hay ruộng đồng, ở
đâu có đất thì khai khẩn mà trồng cấy. áo quần dùng vải nhuộm chàm. Duy các Hào trưởng thì hơi
biết lễ pháp, các dịp lễ tết trong năm cũng hơi giống người Kinh. Người Mán làm nhà nơi cao, khẩn
hoang ở chân núi, đốt rẫy làm nương, đến khi đất cạn màu thì đi tìm chỗ khác. Có tộc Mán Quần
Trắng và Mán Quần Đen, tuỳ theo từng tộc mà mặc màu đen hay màu trắng. Tộc người Dao và tộc
người Cao Lan thì áo quần dùng xen cả màu đen và màu trắng. Người Mèo thì áo quần dùng toàn sợi
đay, gai, không nhuộm màu. Người Mán Sơn Bán (tục gọi là Xá Sừng) thì lấy sừng thú đội ở trán, tính
họ sợ tiếng kêu của ếch nhái, phần nhiều chọn chỗ cao lưng chừng núi mà ở. Trong một năm chỉ có
ngày mồng một tháng giêng (tết Nguyên đán) là giết gà lợn để cúng tổ tiên mà thôi, ngoài ra không làm gì cả.

Sản vật:

Đất thích nghi với lúa nếp, dưa, khoai. Trong rừng có vầu, nứa, củ nâu, bạch niêm1, gỗ táu. Thú thì
có hổ, hươu. Cá thì có các loại cá chiên, cá mè. Còn các súc vật chăn nuôi thông thường thì cũng giống
như ở các huyện khác. Xã Phong Dụ có mỏ đồng, nhưng đã đóng cửa, hiện đã sức cho khám thực.

Khí hậu:

Khí hậu trong huyện lạnh rét, mà rét nhất là hai tổng Đông Quang và Yên Phú. Sáng nửa ngày rồi
mà ra ngoài trời vẫn còn tối, chỉ mới mưa nhỏ mà đất đã bùn lầy. Khí lạnh bốc lên ào ào, dễ thành
bệnh lam chướng.

                                                     
1Ngv.: bạch niêm , chưa rõ cây gì.
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Núi sông:

Xã Thanh Liễn có núi Cái Đỉnh, xã Mậu A có núi Mỏ Cò.

-Một dòng sông lớn từ giáp giang phận châu Văn Bàn qua bến đò huyện lỵ, đến giáp giang phận
huyện Hạ Hòa tỉnh Sơn Tây. Đó là sông Thao, dài 250 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ giang phận châu Văn Bàn đến Khe Cuông dài 160 dặm, rộng trên dưới 50 trượng,
sâu trên dưới 1 trượng 3 thước.

Đoạn sông từ Khe Cuông đến giang phận huyện Hạ Hòa dài 90 dặm, rộng trên dưới 54 trượng,
sâu trên dưới 5 trượng 4 thước.

Danh thắng:

-Đền thần Diệp phu nhân: ở xã Bách Lẫm. Tương tuyền thần là Công chúa, là vị thần linh thiêng
nhất của sông Thao, cầu đảo rất linh ứng, trải qua các đời đều được ghi vào Tự điển (Sổ thờ cúng của
triều đình).

-Đền thần Vệ Quốc: ở xã Đông Quang.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua Khe Quán đến giáp huyện Hạ Hòa tỉnh Sơn Tây,
dài 8 dặm 30 trương, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua các xã Bái Dương, Minh Quán, Mậu A, Đông
Quang đến giáp huyện Văn Bàn, dài 191 dặm 100 trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua các xã Hào Gia, Cường Nỗ, đến giáp Thu Châu
tỉnh Tuyên Quang, dài 150 dặm, rộng 3 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam ở bến đò sông Thao, qua xã Giới Phiên lại chuyển về
phía tây qua các xã Âu Lâu, Quy Mông, Đôn Giáo, Quảng Mạc đến giáp châu Văn Bàn, dài 192 dặm
40 trượng, rộng 3 thước.

Huyện yên Lập

Huyện Yên Lập1 do phủ Quy Hoá thống hạt.

Huyện lỵ ở xã Vân Bán tổng Vân Bán, chu vi 80 trượng, bốn phía trồng rào tre, mở một cửa trước.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Cẩm Khê tỉnh Sơn Tây, phía tây giáp huyện Văn Chấn, phía nam
giáp huyện Thanh Sơn, phía bắc giáp huyện Hạ Hòa tỉnh Sơn Tây.

Đông tây cách nhau 105 dặm. Nam bắc cách nhau 181 dặm.

Huyện có 5 tổng:

1-Tổng Sơn Lương, 5 xã:
1.Xã Sơn Lương 2.Xã Yên Sào 3.Xã Nga Mi 4.Xã Sa Lung
5.Xã Quế Sơn

2-Tổng Vân Bán, 5 xã:
1.Xã Vân Bán 2.Xã Khổng Tước 3.Xã Vân Thê 4.Xã Phượng Mao

                                                     
1Huyện Yên Lập : Xưa là đất Đăng Châu  đời Lý. Tên huyện Yên Lập đã có từ thời thuộc Minh, là

một trong 4 huyện thuộc châu Quy Hoá. Đời Lê Quang Thuận (1469) vẫn là huyện Yên Lập thuộc phủ Quy
Hoá. Các triều sau vẫn theo thế. Nay là huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Yên Lập và Cẩm Khê trước đây hợp nhất
thành huyện Sông Thao, sau lại tách ra nhưng một số xã như Yên Dưỡng, Đồng Lương vẫn thuộc huyện Sông
Thao).
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5.Xã Bạn Lữ

3-Tổng Thượng Long, 4 xã:
1.Xã Thượng Long 2.Xã Hạ Long 3.Xã Mộ Xuân 4.Xã Đồ Thuỷ

4-Tổng Thu Ngạc, 4 xã:
1.Xã Thu Ngạc 2.Xã Đồng Lạc 3.Xã Phục Cổ 4.Xã Yên Dưỡng

5-Tổng Đông Lỗ, 3 xã [gồm 5] thôn:
1.Thôn Vân Lung xã Đông Lỗ 2.Thôn Hương Triện xã Đông Lỗ
3.Xã Xuân ứng 4.Thôn Xuân Lôi xã Đoài Lỗ
5.Thôn Ngọc Lập xã Đoài Lỗ

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 12 người.
-Thổ dũng: 240 người.

Nhân đinh:
Đinh số chính nạp: 355 người.

Ruộng đất:
Trong huyện không có các hạng đất.
Ruộng công, tư: 1.213 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 628 quan.
-Nộp bằng thóc: 314 hộc.

Phong tục:

Trong huyện dân số người Kinh, người Thổ xấp xỉ nhau. Phong tục người Kinh giống như các
huyện khác. Người Thổ thì quê mùa, chất phác, chỉ biết làm nghề nông. Ngôn ngữ, áo quần khác với
người Kinh. Chỉ có những người Hào trưởng là hơi biết chữ và phong tục người Kinh. Việc cưới xin,
tang ma cúng tế cũng dần dần theo phong tục người Kinh, tuy phần nhiều còn sơ sài đơn giản. Hai
tổng Đông Lỗ, Thượng Long dân phần nhiều ở nhà sàn.

Sản vật:

Huyện phần nhiều làm lúa vụ thu, duy có xã Vân Bán có cấy lúa hè. Vùng núi trồng nhiều cây dó,
khoai, đậu. Rừng nhiều gỗ tạp, tre nứa. Chim thú như gà rừng, hổ, hươu thì thỉnh thoảng cũng có. Gia
súc chăn nuôi thông thường cũng như các huyện khác.

Khí hậu:

Địa thế của huyện gần núi, thời tiết phần nhiều là mưa gió lạnh rét. Mây đùn ngang sườn núi,
sương mù sát ngọn cây. Mặt trời lên từ giờ Mão1 nhưng khuất mây, mới sang giờ Thân2 mà sương mù
đã che tối. Hơi lạnh bốc ào ào, bao phủ cả cây cối, phần nào có khí lam chướng.

Núi sông:

Xã Đồ Thuỷ có núi Hộ Sơn. Xã Thượng Long có núi Quang Sơn, xã Hạ Long có núi Trầm Trĩ, xã
Phục Cổ có núi Tượng Khẩu.

-Một dòng sông nhỏ từ chỗ giáp giang phận huyện Thanh Sơn qua xã Thu Ngạc lại quanh co chảy
đến giáp giang phận huyện ấy. Đó là sông Mỹ Hà, dài 1 dặm 15 trượng, rộng trên dưới 3 trượng, sâu 9
thước.

                                                     
1Giờ Mão: từ 5-7 giờ sáng.
2Giờ Thân: từ 3-5 giờ chiều.
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Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua xã Vân Bán đến giáp huyện Cẩm Khê tỉnh Sơn
Tây, dài 3 dặm 83 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc, qua các xã Vân Thê, Quế Sơn, Yên Sào đến giáp
huyện Văn Chấn, dài 33 dặm 115 trượng, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam, qua các xã Vân Lung, Đông Lỗ, Ngọc Lập, Thu
Ngạc đến giáp huyện Thanh Sơn, dài 307 dặm 100 trượng, rộng 4 thước.

Châu Văn Bàn

Châu Văn Bàn1 do phủ Quy Hoá thống hạt. Châu lỵ mới đặt ở trại Khánh Yên xã Khảo Bàn tổng
Khánh Yên (tức đồn Trấn Hà). Chung quanh đắp luỹ đất, chu vi 41 trượng, thân luỹ cao 6 thước, chân
luỹ rộng 7 thước, mặt luỹ rộng 4 thước. Mở ba cửa trước, sau và bên phải, ở mỗi cửa đều có đặt 1 pháo đài.

Châu hạt phía đông giáp huyện Trấn Yên, phía tây giáp châu Chiêu Tấn, phía nam giáp huyện Trấn
Yên, phía bắc giáp châu Lục Yên tỉnh Tuyên Quang.

Đông tây cách nhau 147 dặm. Nam bắc cách nhau 84 dặm.

Châu có 2 tổng:

1-Tổng Vũ Lao, 3 xã:
1.Xã Vũ Lao 2.Xã Văn Bàn 3.Xã Xuân Giao

2-Tổng Khánh Yên, 4 xã, trại:
1.Xã Khánh Yên 2.Xã Khảo Bàn 3.Xã Chu Quế 4.Trại Khánh Yên

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 49 người.
-Thủ dũng: 100 người.

 (mới đặt để đóng giữ đồn Trấn Hà).

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 115 người.

Ruộng đất:

Trong châu không có các hạng đất.
-Ruộng tư: 268 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 185 quan.
-Nộp bằng thóc: 68 hộc.

Phong tục:

Trong châu, tập tục của người Thổ phần nhiều chuộng quỉ thần, khi bị ốm đau bệnh tật thì đọc chú
cầu khấn quỉ thần. ít người biết chữ, chỉ làm việc nhà nông. Người Mán đốt nương làm rẫy, du canh du

                                                     
1Châu Văn Bàn : Xưa là đất Đăng Châu  đời Lý. Thời thuộc Minh đã có tên huyện Văn Bàn

 là một trong 4 huyện thuộc châu Quy Hoá. Đời Lê Quang Thuận (1469) đổi làm châu Văn Bàn thuộc phủ
Quy Hoá. Các triều sau vẫn theo thế. Nay là đất huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai.
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cư. Có tộc người Mán Đen mặc áo quần màu đen. Có tộc người Mán tục gọi là Xá Phó, mặc áo ngắn 5
mầu. Có tộc người Mán Sơn Bán tục gọi là Xá Sừng, dùng sừng thú đội trên đầu, tính hay sợ tiếng ếch
nhái kêu, phần nhiều chọn nơi cao giữa chừng núi mà ở1. Lễ tiết trong năm thì chỉ có những người Thổ
hào, Mán trưởng dần dần theo phong tục người Kinh, còn lại thì không làm gì.

Sản vật:

Trong châu đều là ruộng vụ thu, phần nhiều trồng lúa nếp. Sau khi gặt xong thì trồng khoai lang,
ngô. Trong rừng có củ nâu, củ mài, các loại gỗ tạp, tre vầu, nứa. Các loài thú thì lợn rừng, sơn dương,
hổ, báo rải rác cũng có nơi có. Súc vật thường nuôi thì cũng giống như ở châu khác.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai thường có gió bấc lạnh buốt, hạ tuần tháng 3 mới ấm dần. Tháng 5, 6 gió
đông nam, trời nắng nóng. Tháng 7 nắng giảm dần chuyển sang lạnh, thường có gió tây, mưa lớn.
Tháng 8 tháng 9 bắt đầu lạnh rét. Ba tháng mùa đông gió bắc lạnh buốt, sương mù bao phủ núi non,
đến trưa cũng chưa tan hết, khí lam chướng khá nặng nề.

Núi sông:

Xã Khánh Yên có núi Loan Khoá2, núi Mã Yên, núi Nghi Sơn, núi Lan Sơn.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận châu Thuỷ Vĩ qua các xã Xuân Giao, Văn Bàn, Khảo
Bàn, Chu Quế, chảy xuống giang phận huyện Trấn Yên. Đó là sông Thao, dài 35 dặm, rộng trên dưới
59 trượng, sâu trên dưới 1 trượng. Trong đó:

Đoạn sông từ giang phận châu Thuỷ Vĩ đến châu lỵ châu Văn Bàn dài trên dưới 40 dặm 30
trượng, sâu trên dưới 1 trượng.
Đoạn sông từ châu lỵ châu Văn Bàn đến giang phận huyện Trấn Yên dài 35 dặm, rộng trên

dưới 59 trượng, sâu trên dưới 1 trượng.

Danh thắng:

-Đền thần Vệ Quốc: ở xã Khảo Bàn.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông qua xã Chu Quế đến giáp huyện Trấn Yên, dài 35 dặm
80 trượng rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây, qua xã Khánh Yên đến giáp châu Chiêu Tấn, dài 22 dặm
30 trượng, rộng 2 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía bắc, qua bến đò Trấn Hà, lại chuyển về phía tây, qua xã Văn
Bàn đến giáp châu Thuỷ Vĩ, dài 39 dặm 85 trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía bắc qua bến đò Trấn Hà, đến giáp châu Lục Yên tỉnh Tuyên
Quang, dài 5 dặm 128 trượng, rộng 3 thước.

Châu Thuỷ Vĩ

Châu Thuỷ Vĩ3 do phủ Quy Hoá thống thạt. Châu lỵ ở phố Bảo Thắng, tổng Ngọc Uyển, chu vi 24
trượng, xung quanh trồng rào tre, mở một cửa trước.

                                                     
1Có lẽ vì lý do này cho nên có tên là Mán Sơn Bán .
2Núi Loan Khoá , chữ  ĐNNTC phiên là Man, nhưng chữ này chỉ có 1 âm là Loan.
3Châu Thuỷ Vĩ : Xưa là đất Đăng Châu  đời Lý. Tên Thuỷ Vĩ  có từ cuối Trần. Thời thuộc

Minh là huyện Thuỷ Vĩ  (một trong 4 huyện thuộc châu Quy Hoá). Đời Lê Quang Thuận (1469) đổi
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Châu hạt phía đông giáp huyện Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang, phía tây giáp châu Chiêu Tấn, phía
nam giáp châu Văn Bàn, phía bắc giáp huyện Văn Sơn nước Thanh.

Đông tây cách nhau 209 dặm. Nam bắc cách nhau 17 dặm.

Châu có 3 tổng:

1-Tổng Gia Phú, 5 xã, trại:
1.Xã Gia Phú 2.Xã Phong Niên 3.Trại Phủ Yên 4.Xã Làng Pha
5.Xã Cam Đường

2-Tổng Ngọc Uyển, 6 xã, trại, phố, vạn:
1.Xã Ngọc uyển 2.Xã Sơn Yêu 3.Trại Nam Lư 4.Vạn Bảo Thắng
5.Phố Bảo Thắng 6.Phố Minh Hương

3-Tổng Lạc Sơn, 3 xã:
1.Xã Lạc Sơn 2.Xã Đồng Quán1 3.Xã Trình Tường

Binh ngạch:
Châu hạt không có binh ngạch.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 340 người.

Ruộng đất:
Trong châu không có các hạng đất.
Ruộng tư: 106 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 415 quan.
-Nộp bằng thóc: 69 hộc.

Phong tục:

Trong châu người Thanh (Trung Quốc), người Thổ, người Mán ở xen nhau. Người Thanh phần
nhiều tính tình mạnh tợn. Người Thổ ở nhà sàn, vỡ ruộng ở chỗ đất bằng, làm nghề nông và trồng dâu
nuôi tằm, phần nhiều ăn gạo nếp. Duy có thổ hào dần dần theo phong tục người Kinh, hơi biết lễ pháp,
áo quần ăn mặc và các lễ tiết trong năm thì giống với người Kinh. Người phố Minh Hương làm nghề
buôn bán, theo phong tục nước Thanh, có phần xa xỉ. Người Mán làm nhà trên đỉnh núi, du canh du
cư, đốt nương phát rẫy, sống nhờ ở nguồn lợi rừng. Có ba tộc người Mán: Mán Sơn Tử, Mán Người
Dao, Mán Sừng, duy có Mán Người Dao dùng chàm đen vẽ lên mình các hình dạng cầm thú, hoa lá,
cây cỏ. Trong năm chỉ ngày mồng 1 tháng giêng và ngày rằm tháng 7 giết gia súc để cúng tế tổ tiên mà
thôi. Còn như việc cưới xin, tang ma đều sơ sài.

Sản vật:

Lúa nếp lúa tẻ đều có, nhưng cao lương tương đối nhiều hơn. Loại tre thì có tre vầu, nứa. Gỗ thì
phần nhiều là gỗ tạp. Quả thì có thảo quả, cam, quýt. Các loài chim thú thì rải rác các nơi cũng có hoạ
mi, hổ, hươu. Gia súc thường nuôi cũng giống như các châu khác. Xã Lạc Sơn có mỏ vàng, xã Trình
Tường có mỏ đồng nhưng đã đóng cửa, hiện đã sức cho khám thực.

Khí hậu:

Gió mưa bình thường, nhưng khí hậu thì mát lạnh trội hơn. Mây đùn dưới chấn núi, mù che sát
ngọn cây. Khí lạnh bốc ào ào, dễ gây ra bệnh lam chướng.

                                                                                                                                                                     
là châu Thuỷ Vĩ thuộc phủ Quy Hoá. Các triều sau đều theo thế. Nay là phần lớn đất tỉnh Lào Cai.

1Xã Đồng Quán: Từ đầu Nguyễn trở về trước là động Hoa Quán . Đầu dời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa,
đổi là xã Đồng Quán .
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Núi sông:

Xã Đồng Quán có núi ái Sơn, núi Loan Nương1. Xã Lạc Sơn có núi Cổ Lôi. Xã Ngọc Uyển có núi
Cổ Tốt. Xã Sơn Yêu có núi Chiêu Sơn.

-Một dòng sông lớn từ giáp nước Thanh (Trung Quốc), qua các xã phố Bảo Thắng, Sơn Yêu, Phong
Niên, Cam Đường, Gia Phú, đến giáp giang phận châu Văn Bàn. Đó là sông Thao, dài 345 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ giáp nước Thanh đến Khe Quán dài 145 dặm, rộng trên dưới 70 trượng.
Đoạn sông từ Khe Quán đến giang phận châu Văn Bàn dài 200 dặm, rộng trên dưới 97 trượng,

sâu trên dưới 3 trượng 5 thước.

-Một sông nhỏ từ giáp nước Thanh qua phố Bảo Thắng thông vào sông Thao. Đó là sông Ngưu
Giang, dài 10 dặm, rộng 40 trượng, sâu 1 trượng.

-Một sông nhỏ từ giáp nước Thanh qua các xã Sơn Yêu, Ngọc Uyển, đến giáp giang phận tỉnh
Tuyên Quang. Đó là sông Lôi Giang, dài 200 dặm, rộng 12 trượng sâu 1 trượng 5 thước.

Danh thắng:

-Đền Quan Công: ở phố Minh Hương.

-Đền Liễu Hạnh Công chúa: ở phố Minh Hương (sự tích xem ở phần tỉnh Nam Định).

-Đền Long Vương: ở xã Sơn Yêu.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông, qua xã Phong Niên đến giáp giới huyện Vị Xuyên tỉnh
Tuyên Quang, dài 150 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía nam, qua bến đò sông Thao, lại chuyển về phía đông, qua hai
xã Cam Đường, Gia Phú đến giáp châu Văn Bàn, dài 200 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía bắc đến phố Bảo Thắng, dài 2 dặm 30 trượng, rộng 4 thước.

Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về bến đò sông Thao ở phía tây, qua các xã Lạc Sơn, Đồng Quán,
Trình Tường, đến giáp nước Thanh (Trung Quốc), dài 152 dặm 30 trượng, rộng 3 thước.

Phủ Yên Tây

Kính xét: Luân Châu nguyên thuộc phủ này (Yên Tây). Năm Tự Đức thứ 5 (1852) đổi đặt thuộc phủ
Điện Biên. Số dặm nam bắc chưa rõ.

Phủ Yên Tây2 thống hạt 1 châu Chiêu Tấn, gồm 2 tổng:

                                                     
1Núi Loan Nương : ở xã Đồng Quán, bản dịch ĐNNTC (Hưng Hoá) phiên là Man Nương.
2Phủ Yên Tây : Theo ĐNNTC và PĐDĐC: "Phủ Yên Tây thời thuộc Đường là đất châu Lâm Tây, đời Lý

là đạo Lâm Tây, cuối Trần đổi là châu Ninh Viễn . Nhà Trần mất, phụ đạo là Đèo Cát Hãn làm phản,
xin phụ thuộc nhà Minh. Lê Thái Tổ đánh dẹp Cát Hãn, đổi châu Ninh Viễn thành châu Phục Lễ . Đời
Hồng Đức (1470-1497) đổi tên hiện nay (tức Yên Tây), đúng ra là vào năm Quang Thuận 10/1469 khi định
bản đồ toàn quốc), gồm 10 châu. Khoảng niên hiệu Vĩnh Hựu (1735-1740), Cảnh Hưng (1740-1786) Hoàng
Công Thư (tức Hoàng Công Chất) chiếm động Mãnh Thiên , trải mấy chục năm. Chất chết, con là Công
Toản chạy sang Vân Nam. Các châu Tung Lăng , Hoàng Nham , Hợp Phì , Lễ Tuyền ,
Tuy Phụ , Khiêm Châu  đều nội thuộc nước Thanh. [Như vậy phủ Yên Tây đến cuối đời Cảnh
Hưng] chỉ còn 4 châu: Chiêu Tấn, Quỳnh Nhai, Lai Châu, Luân Châu". Đầu triều Nguyễn, tổng trấn Bắc Thành
là Nguyễn Văn Thành đã dâng sớ về triều tâu trình nguyên uỷ, nhưng Gia Long cho là còn bận nhiều việc nên
chưa báo cho nhà Thanh. Năm Thiệu Trị 1 (1841) tách Lai Châu sang phủ Điện Biên mới lập. Năm Tự Đức thứ
4 (1851) và thứ 5 (1852) lại tách châu Quỳnh Nhai và Luân Châu sang phủ Điện Biên. Như vậy, phủ Yên Tây
xưa gồm 10 châu, thực chỉ còn lại 1 châu Chiêu Tấn mà thôi.
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1-Tổng Dương Quỳ 2-Tổng Phong Thu

Binh ngạch:

Ghi vào châu Chiêu Tấn.

Nhân đinh: [Bỏ trống]

Ruộng đất: [Bỏ trống]

Thuế tiền: [Bỏ trống]

Thuế thóc: [Bỏ trống]

Phong tục:

Sản vật:

Khí hậu:

Núi sông:

Danh thắng:

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phía bắc giáp châu Thuỷ Vĩ đến phía nam giáp Lai Châu, dài 700 dặm, rộng 3
thước.

-Một đường nhỏ từ phía đông giáp châu Văn Bàn đến phía tây giáp châu Quảng Lăng nước Thanh
(Trung Quốc), dài 525 dặm, rộng 3 thước.

Châu Chiêu Tấn

Châu Chiêu Tấn1 do phủ Yên Tây thống hạt. Châu lỵ ở xã Dương Quỳ tổng Dương Quỳ, chu vi 40
trượng. Xung quanh trồng rào tre, mở một cửa trước.

Châu hạt phía đông giáp châu Văn Bàn, phía tây giáp châu Quảng Lăng nước Thanh (Trung Quốc),
phía nam giáp châu Quỳnh Nhai, phía bắc giáp châu Thuỷ Vĩ.

Đông tây cách nhau 266 dặm. Nam bắc cách nhau 313 dặm.

Châu có 2 tổng:

1-Tổng Dương Quỳ, 7 xã, thôn:
1.Xã Dương Quỳ 2.Xã Minh Lang 3.Xã Thanh Quỳ 4.Xã Than Uyên
5.Thôn Hướng Vinh 6.Thôn Ngọ Phúc 7.Xã Lương Thiện

2-Tổng Phong Thu, 4 xã, trại:
1.Xã Phong Thu 2.Xã Bình Lư 3.Trại Làng Nam 4.Trại Thân Thuộc

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 147 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 512 người.

Ruộng đất:

Trong châu không có các hạng đất.
-Ruộng công, tư: 442 mẫu.

                                                     
1Châu Chiêu Tấn : Xưa là đất đạo Lâm Tây đời Lý, châu Ninh Viễn đời Trần (x. phủ Yên Tây). Năm

Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông đặt châu Chiêu Tấn  là 1 trong 10 châu thuộc phủ Yên Tây.
Nay là đất huyện Phong Thổ, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu, một phần huyện Than Uyên và huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai.
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Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 697 quan.
-Nộp bằng thóc: 132 hộc1.

Phong tục:

Trong châu người Thanh (Trung Quốc), người Thổ (Tày), Nùng, Mán ở xen lẫn nhau. Người Thanh
theo phong tục nước Thanh, có phần xa xỉ. Người Thổ (Tày), Nùng làm nghề trồng dâu nuôi tằm, đánh
cá, săn bắn, ai có nghề nấy. Nhà thì ở nhà sàn lợp lá, mặc áo chui đầu2 bằng vải nhuộm chàm. Có bệnh
thì cầu khấn quỷ thần. Người Nùng phong tục rất quê mùa chất phác. Người Mán chuyên đốt rẫy làm
nương, nhưng họ chỉ tìm những nơi đất tốt, đất hơi kém màu thì dời đi chỗ khác. Tục cưới xin, tang
ma, cúng tế thì chỉ có những người Thổ hào, Mán trưởng dần dần theo tục người Kinh, ngoài ra không
làm gì cả.

Sản vật:

Lúa nếp, lúa tẻ đều có, nhưng cao lương vẫn là nhiều hơn. Quả thì có đào, mận, cam, quýt. Loại tre
thì có tre vầu, nứa. Hàng hoá có các loại lụa trắng (thổ quyến), lông cu li3. Chim thú thì rải rác cũng có
vẹt, chim công và các loài hổ, báo, hươu, nai. Gia súc chăn nuôi thông thường cũng giống như các
châu khác. Thôn Hướng Vinh có mỏ bạc, nhưng đã đóng cửa, hiện đã sức cho khám thực.

Khí hậu:

Thời tiết mùa xuân, mùa hè ấm áp ôn hoà, không nóng lắm. Mùa thu, mùa đông lạnh rét trội hơn,
trời nhiều mây mù che phủ, đến giờ Tỵ mới tan. Hơi lạnh ẩm ướt bốc ào ào, dễ sinh bệnh lam chướng.

Núi sông:

Thôn Than Uyên có núi Phong Cương. Xã Bình Lư có núi Ngũ Tiên. Thôn Minh Lương có núi
Khau Cương, núi Khau Ca.

-Một sông nhỏ từ xã Lương Thiện chảy ra, qua xã Thanh Quỳ đến giáp giang phận Lai Châu. Đó là
sông Kim Tử, dài 100 dặm, rộng trên dưới 5 trượng, sâu 8 thước.

Danh thắng:

Trong châu không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông đến giáp châu Văn Bàn, dài 22 dặm 30 trượng, rộng 3
thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây qua các xã trại Minh Lương, Than Uyên, Thân Thuộc,
Làng Nam, Bình Lư, Phong Thu đến giáp châu Quảng Lăng nước Thanh, dài 425 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía nam qua các xã, thôn Minh Lương, Than Uyên, Lương Thiện,
Thanh Quỳ đến giáp châu Quỳnh Nhai, dài 425 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía bắc qua các xã thôn Minh Lương, Hướng Vinh, Ngọ Phúc
đến giáp châu Thuỷ Vĩ, dài 275 dặm, rộng 3 thước 5 tấc.

                                                     
1Ngv. chép nhầm là chữ mẫu .
2Ngv.: xuyên y .
3Ngv.: kim mao , loại cây bên ngoài có lông mượt, màu vàng sẫm, cắt ra từng đoạn thường có hình dáng

như con chó, con cu li v.v..., cho nên còn gọi là "kim mao cẩu tích", thường dùng để nhồi gối hoặc lấy một
nhóm lông rịt vào mụn nhọt, chỗ đứt tay chảy máu v.v...
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Phủ Điện Biên

Kính xét: Luân Châu nguyên thuộc phủ Yên Tây, năm Tự Đức thứ 5 (1852) đổi thuộc vào phủ này.

Phủ hạt1 ở phía tây thành tỉnh. Phủ kiêm lý 1 châu Ninh Biên, thống hạt 5 châu: Tuân Giáo, Luân
Châu, Lai Châu, Quỳnh Nhai, Thuận Châu.

Phủ lỵ đặt ở xã Nông Hiệt tổng Phong Thanh châu Ninh Biên. Xung quanh đắp thành đất (nhân
theo thành đất đời Lê), chu vi 510 trượng, cao 1 trượng 5 thước, dày 1 trượng. Ngoài thành trồng rào
gai, có hào rộng 2 trượng, sâu 6 thước, mở 2 cửa trước, sau. Bốn góc thành đều có 1 lán đặt súng2.

Phủ hạt phía đông hạt giáp Thuận Châu, phía tây giáp nước Nam Chưởng, phía nam giáp huyện
Trình Cố tỉnh Thanh Hoá, phía bắc giáp châu Quảng Lăng nước Thanh (Trung Quốc).

Đông tây cách nhau 246 dặm. Nam bắc cách nhau 513 dặm.

Phủ kiêm lý châu Ninh Biên gồm 2 tổng, thống hạt 5 châu Tuân Giáo, Luân Châu, Lai Châu, Quỳnh
Nhai, Thuận Châu gồm 3 tổng:

1-Châu Tuân giáo, 1 tổng:
-Tổng Phụ Yên

2-Luân Châu, 1 tổng:
-Tổng Văn Bảng

3-Lai Châu, 1 tổng:
-Tổng Hoài Lai

4-Châu Quỳnh Nhai (chưa đặt tổng)

5-Thuận Châu (chưa đặt tổng)

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 430 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 1.614 người.

Ruộng đất:
Trong phủ không có các hạng đất.
Ruộng tư: 1.103 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 2.148 quan.
-Nộp bằng thóc: 282 hộc.

Phong tục:

Trong phủ hạt người Thanh (Trung Quốc), người Thổ (Thái), người Mán ở xen nhau. Người Thanh
tính khí mạnh tợn, tập tục xa xỉ. Người Thổ (Thái) phần nhiều tằn tiện, tập tục chất phác quê mùa.
Người Mán đốt nương làm rẫy, sống du canh du cư. Có người lấy màu chàm đen vẽ lên chân, có người

                                                     
1 Phủ Điện Biên : Thành lập năm Thiệu Trị 1 (1841). Nguyên là đất thuộc hai phủ Gia Hưng và Yên Tây.

Năm Thiệu Trị 1 (1841) tách 2 châu Ninh Biên, Tuân Giáo của phủ Gia Hưng và Lai Châu của phủ Yên Tây để
thành lập phủ Điện Biên. Năm Tự Đức thứ 4 (1851) và thứ 5 (1852) lại tách thêm châu Quỳnh Nhai và Luân
Châu (trước cũng của phủ Yên Tây) sang phủ Điện Biên. Khoảng cuối Tự Đức đầu Đồng Khánh lại tách Thuận
Châu từ phủ Gia Hưng nhập vào phủ Điện Biên. Như vậy phủ Điện Biên đời Đồng Khánh nay là phần lớn đất
tỉnh Lai Châu (trừ vùng Phong Thổ, Sìn Hồ), các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu tỉnh Sơn La ngày
nay.

2 Lán đặt súng, ngv.: pháo xưởng, xưởng là nhà sơ sài kiểu lán trại.
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lấy da thú hoặc sừng thú đội lên đầu. Đại để người Thổ (Thái), người Mán đều làm nghề trồng cấy,
dâu tằm, tập tục phần nhiều chuộng ma quỷ. Các việc cưới xin, tang ma, cúng tế so với người Kinh thì
có khác biệt.

Sản vật:

Trong phủ phần nhiều là lúa vụ thu, ít lúa vụ hè. Hoa màu, gia súc thường chăn nuôi, cùng là các
sản vật tre gỗ v.v... thì các nơi trong phủ đều có. Hàng hoá thì cánh kiến, sa nhân, sáp ong và các loại
gà rừng, hổ, báo, hươu, nai, cá, tôm rải rác cũng có nơi có. Thuận Châu có mỏ diêm tiêu và mỏ lưu
huỳnh, nhưng bản phủ đã có tờ tâu xin tạm hoãn khai thác. Tuân Giáo có mỏ bạc, Lai Châu có mỏ
đồng, nhưng đã đóng cửa, hiện đang sức cho khám thực.

Khí hậu:

Khí hậu nhiều lạnh rét. Khí đất phần nhiều cao, khô, ít chỗ thấp ướt. Mùa đông, mùa xuân mưa ít
mà nắng nhiều. Sương mù bốc ào ào, che trùm cả cây cối, dễ sinh bệnh lam chướng. Các châu trong
phủ hạt đều như thế. Riêng hai châu Ninh Biên và Luân Châu nông vụ thường làm sớm.

Núi sông:

Phủ hạt đều là núi. Kể những núi có tên:

Châu Ninh Biên có núi Hiền Liêu, núi Phạ, núi Cổ Thành.

Thuận Châu có núi Xích Thổ, núi Đốc, núi Tương, núi Khau Lũng.

Lai Châu có núi Chân Thạch, núi Càn Ca, núi Liên Sơn, núi Lai Sơn.

Tuân Giáo có núi Hào Sơn, núi Phú Thành.

Luân Châu có núi Quảng Sơn, núi Thạch Trản.

-Một dòng sông lớn từ giang phận nước Nam Chưởng chảy vào phủ hạt, qua các châu Lai Châu,
Quỳnh Nhai, Thuận Châu, đến giang phận hai châu Mai Sơn, Sơn La phủ Gia Hưng. Đó là sông Đà.

Danh thắng:

-Chùa Cổ Thành: ở phủ lỵ.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua 2 châu Tuân Giáo, Thuận Châu, đến giáp châu Sơn
La phủ Gia Hưng, dài 350 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua 2 châu Tuân Giáo, Quỳnh Nhai đến giáp châu Chiêu
Tấn phủ Yên Tây, dài 100 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc, qua Lai Châu đến giáp châu Chiêu Tấn phủ Yên Tây,
dài 500 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, đến giáp nước Nam Chưởng, dài 250 dặm, rộng 3 thước.

Châu Ninh Biên

Châu Ninh Biên1 do phủ Điện Biên kiêm lý.

                                                     
1Châu Ninh Biên : Khoảng niên hiệu Vĩnh Hựu (1735-1740) Hoàng Công Chất chiếm cứ đất Mường

Thanh, lập đồn Ba Vạn (vì trong thành có thể chứa được 3 vạn nhà hoặc 3 vạn người nên gọi tên như thế). Đến
năm Cảnh Hưng Ê t Mùi (1775) quân của triều Lê Trịnh bình định được, nhân đó chiêu dụ dân ở Mường
Nhuyễn đến ở, lập ra châu Ninh Biên thuộc phủ Gia Hưng. Năm Thiệu Trị 1 (1841) tách châu Ninh Biên sang
phủ Điện Biên mới lập. Nay là vùng thị xã Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên tỉnh Lai Châu.
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Phủ hạt phía đông giáp châu Tuân Giáo, phía tây giáp nước Nam Chưởng, phía nam giáp huyện
Trình Cố tỉnh Thanh Hoá, phía bắc giáp Lai Châu.

Đông tây cách nhau 128 dặm. Nam bắc cách nhau 435 dặm.

Châu có 2 tổng:

1-Tổng Phong Thanh, 7 xã:
1.Xã Phong Thanh 2.Xã Nông Hiệt 3.Xã Lai Sâm 4.Xã Tấu Cư
5.Xã Bá Bao 6.Xã Chiêu Lai 7.Xã Bình Thản

2-Tổng Tiên Phong, 6 xã:
1.Xã Tiên Phong 2.Xã Bình Đôn 3.Xã Phương Man 4.Xã Tú Ba
5.Xã Mãnh Gia 6.Xã Hiền Liêu

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 184 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 242 người.

Ruộng đất:
Trong châu không các hạng đất.
Ruộng tư: 61 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 317 quan.
-Nộp bằng thóc: 15 hộc.

Phong tục:

Trong châu hạt, người Thổ (Thái) tiếng nói líu lo, tập tục phần nhiều chất phác, lấy cày ruộng dệt
vải làm nghề, nghi lễ cúng tế đều không có. Về ca hát thì chỉ có thổi sáo lá1 mà thôi. Ba xã Tiên
Phong, Hiền Liêu, Tú Ba phần nhiều theo đạo Phật. Người phố Minh Hương phong tục có phần xa xỉ,
so với người Thổ (Thái) thì khác nhau.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Đậu thì có đậu xanh, đậu vàng. Dưa thì có dưa chuột. Quả thì có chuối tiêu.
Hàng hoá thì có các loại vải thô, sáp ong. Gia súc thường nuôi thì các nơi đều có. Các loài thú như hổ,
báo, hươu, nai thì rải rác cũng có ở một vài nơi.

Khí hậu:

Trong bốn mùa thì rét lạnh quá nửa. Khí đất thì ít nơi cao khô, phần nhiều thấp ẩm. Việc nông thì
tháng 4 gieo mạ, tháng 5, 6 xuống cấy, tháng 8, 9 gặt thóc. Thời tiết tuy đến sớm, nhưng nhiều khí lam
chướng. Trong khoảng tháng 7, tháng 8 thỉnh thoảng nổi gió lốc, bật cây gẫy lúa.

Núi sông:

Xã Hiền Liêu có núi Hiền Liêu. Xã Lai Sâm có núi Phạ Sơn. Xã Tiên Phong có núi Cổ Thành.

-Một sông nhỏ từ chỗ giáp giang phận huyện Trình Cố tỉnh Thanh Hoá, qua các xã Hiền Lương,
Tiên Phong, Mạnh Gia, Bình Đôn, đến giáp giang phận Thuận Châu. Đó là sông Mã, dài 150 dặm,
rộng trên dưới 10 trượng, sâu 8 thước.

-Một sông nhỏ từ xã Tấu Cư qua các xã Phong Thanh, Bá Bao, Chiêu Lai, Bình Thản, Nông Hiệt,
Phương Mạn thông vào sông Nậu Giang. Đó là sông Sâm Giang, dài 200 dặm 50 trượng, rộng trên
dưới 4 trượng, sâu 5 thước.

                                                     
1Sáo lá, ngv. thảo địch , thường gọi là đàn môi, người thổi lấy một chiếc lá gập lại ngậm giữa hai môi thổi.
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-Một sông nhỏ từ chỗ giáp giang phận nước Nam Chưởng chảy vào sông Sâm Giang thuộc bản
châu (sông Sâm Giang ở phía đông châu hạt, chảy về phiá tây, hợp lưu với sông Nậu Giang chảy sang
địa giới nước Nam Chưởng), rồi lại chảy ra địa giới nước Nam Chưởng. Đó là sông Nậu Giang, dài
100 dặm, rộng trên dưới 4 trượng, sâu 5 thước.

Danh thắng:

-Chùa Cổ Thành: ở phủ lỵ (phủ lỵ đặt ở xã Nông Hiệt. Tương truyền chùa do người Lào cất dựng).

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ (đặt ở xã Nông Hiệt) đi về phía đông, qua xã Chiêu Lai đến giáp châu
Tuân Giáo, dài 150 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông qua xã Chiêu Lai, lại chuyển về phía bắc qua xã Tấu Cư
đến giáp Luân Châu, dài 300 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ về phía nam qua các xã Phương Man, Mạnh Gia, Tiên Phong, Hiền Liêu
đến giáp nước Nam Chưởng, dài 200 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ về phía bắc qua xã Lai Sâm đến giáp Lai Châu, dài 150 dặm, rộng 3
thước.

Châu Tuân Giáo

Tuân Giáo1 là châu do phủ Điện Biện thống hạt.

Châu lỵ ở xã Quy Mộ tổng Phụ Yên, chu vi 36 trượng, chung quanh trồng rào tre, có 1 cửa trước.

Châu hạt phía đông giáp Thuận Châu, phía tây giáp châu Ninh Biên, phía nam giáp Thuận Châu,
phía bắc giáp Luân Châu.

Đông tây cách nhau 176 dặm. Nam bắc cách nhau 64 dặm.

Châu có 1 tổng:

Tổng Phụ Yên, 3 xã:
1.Xã Phụ Yên 2.Xã Quy Mộ 3.Xã Xuân Dương

Binh ngạch:
-Thủ dũng có 50 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 211 người.

Ruộng đất:
Trong châu không có các hạng đất.
-Ruộng tư: 15 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 274 quan.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc.

                                                     
1Châu Tuân Giáo : Nguyên là đất Thuận Châu đời Lê Thánh Tông. Vì địa bàn Thuận Châu quá rộng,

năm Cảnh Hưng 40 (1779) tách riêng động Tuân Giáo làm châu Tuân Giáo. Đời Gia Long, Minh Mệnh vẫn
theo thế. Năm Thiệu Trị 1 (1841) tách châu Tuân Giáo sang phủ Điện Biên mới lập. Nay là đất huyện Tuần
Giáo tỉnh Lai Châu.
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Phong tục:

Trong châu hạt, người Thổ (Thái) tập tục chuộng chất phác, khai khẩn đất bằng làm ruộng, ở nhà
sàn lợp lá. Đàn ông mặc màu xanh đen, đàn bà mặc áo ngắn vải trắng. Trong núi nhiều thú, sông suối
nhiều cá. Nhiều người Thổ (Thái) làm nghề đánh cá. Người Mán làm nhà trên đỉnh núi.

Sản vật:

Đất hợp với lúa nếp. Gỗ trong núi thì phần nhiều là gỗ tạp. Loài tre thì có tre vầu, nứa. Quả có sa
nhân. Gia súc chăn nuôi thông thường cũng giống như ở châu khác. Rải rác cũng có nơi có hổ, báo,
hươu, nai. Xã Quy Mộ có mỏ bạc, nhưng đã đóng cửa, hiện đang sức cho khám thực.

Khí hậu:

Thời tiết mưa gió bình thường, rét nắng ngang nhau. Khí đất cao khô. Việc nông theo mùa, nhưng
cây cỏ rậm rạp, khí lạnh bốc ào ào, dễ sinh bệnh lam chướng.

Núi sông:

Trong châu không có sông lớn.

Xã Quy Mộ có núi Hào Sơn, núi Phú Thành.

Danh thắng:

Trong châu không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây, qua các xã Phụ Yên, Xuân Dương, đến giáp châu Ninh
Biên, dài 100 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía nam, qua xã Phụ Yên, đến giáp Thuận Châu, dài 85 dặm,
rộng 3 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông đến giáp Thuận Châu, dài 30 dặm, rộng 3 thước.

Luân Châu

Luân Châu1 do châu Tuân Giáo là châu thống hạt của phủ Điện Biên kiêm nhiếp.

Châu hạt phía đông giáp châu Quỳnh Nhai, phía tây giáp châu Ninh Biên, phía nam giáp châu Tuân
Giáo, phía bắc giáp Lai Châu.

Đông tây cách nhau 188 dặm. Nam bắc cách nhau 147 dặm.

Châu có 1 tổng

Tổng Văn Bảng, 3 xã:
1.Xã Văn Bảng 2.Xã Đôn Đức 3.Xã Côn Luân

Binh ngạch:
Châu hạt không có binh ngạch.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 144 người.

Ruộng đất:
Châu hạt không có các hạng đất.
Ruộng tư: 46 mẫu.

                                                     
1Luân Châu : Đời Lê Quang Thuận (1469) đặt Luân Châu là một trong 10 châu thuộc phủ Yên Tây. Năm Tự

Đức 5 (1852) tách Luân Châu sang phủ Điện Biên. Nay là đất huyện Mường Lay tỉnh Lai Châu.
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Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 192 quan.
-Nộp bằng thóc: 11 hộc.

Phong tục:

Châu hạt thế hẹp, đất cằn, dân nghèo, tục xẻn. Người Thổ (Thái) ở nhà sàn, đặt bếp giữa nhà. Đàn
ông cày bừa, đàn bà canh cửi. Tục chuộng ma quỷ, xẩy ra chuyện gì thì cầu khấn. Người Mán đốt
nương làm rẫy, du canh du cư. Đàn ông thì dùng chàm đen vẽ lên hai chân hình dạng các loài thú vật,
nói là có thể trừ được u quái. Các việc cưới xin, tang ma, cúng tế đều sơ sài đơn giản.

Sản vật:

Nhiều lúa nếp. Đậu thì có đậu xanh, đậu vàng. Loài tre thì có tre vầu, nứa. Hàng hoá thì có vải
trắng, sáp ong. Các loài thú thì có hổ, báo, hươu, nai. Súc vật chăn nuôi thì cũng thông thường giống
như ở châu khác.

Khí hậu:

Thời tiết rét nhiều, khí đất cao khô. Nông sự, việc nhà nông thì tháng 4 gieo mạ, tháng 5, 6 cấy lúa,
tháng 8, 9 thu hoạch. Thời tiết đến sớm, nhưng núi non bao bọc, cỏ cây um tùm, khí núi bốc lên ào ào,
dễ sinh bệnh lam chướng.

Núi sông:

Xã Văn Bảng có núi Quảng Sơn, núi Thạch Trản.

Một dòng sông lớn từ giáp giang phận Lai Châu, qua xã Đôn Đức đến giáp giang phận châu Quỳnh
Nhai. Đó là sông Đà, dài 200 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ giang phận Lai Châu đến Khe Bắc dài 70 dặm, rộng trên dưới 28 trượng, sâu trên
dưới 8 thước.

Đoạn sông từ Khe Bắc đến giang phận châu Quỳnh Nhai, dài 130 dặm, rộng trên dưới 30 trượng,
sâu trên dưới 1 trượng.

Danh thắng:

Châu hạt không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phía bắc giáp Lai Châu, qua các xã Văn Bảng, Đôn Đức, Côn Luân đến giáp
châu Quỳnh Nhai, dài 220 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phía tây giáp châu Ninh Biên, qua 2 xã Văn Bảng, Côn Luân đến giáp châu
Tuân Giáo, dài 200 dặm 30 trượng, rộng 3 thước.

Lai Châu

Lai Châu1 là châu thống hạt của phủ Điện Biên.

Châu lỵ đặt ở xã Hoài Lai tổng Hoài Lai, chu vi 40 trượng, xung quanh trồng rào tre, mở 1 cửa
trước.

                                                     
1Lai Châu : Một trong 10 châu thuộc phủ Yên Tây thành lập thời Lê Thánh Tông. Năm Thiệu Trị 1 (1841)

tách Lai Châu sang phủ Điện Biên mới lập. Nay là đất huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu.
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Châu hạt phía đông giáp Luân Châu, phía tây giáp nước Nam Chưởng, phía nam giáp châu Ninh
Biên, phía bắc giáp châu Quảng Lăng nước Thanh. Đông tây cách nhau 176 dặm. Nam bắc cách nhau
78 dặm.

Châu có 1 tổng:

Tổng Hoài Lai, 1 xã:
Xã Hoài Lai

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 50 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 106 người.

Ruộng đất:

Trong châu không có các hạng đất.
-Ruộng tư: 106 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 153 quan.
-Nộp bằng thóc: 27 hộc.

Phong tục:

Trong châu, tập tục người Thổ (Thái) chuộng thật thà chất phác, làm nghề nông tang, mặc áo vải
chàm chui cổ, ở nhà sàn lợp lá. Đàn bà con gái không kể đã có chồng hay chưa đều búi tóc. Các lễ tết
trong năm đều sơ sài đơn giản. Có tộc người Mán đàn ông dùng chàm đen vẽ hình thú vật lên hai chân,
nói là để trừ ma quái.

Sản vật:

Lúa thì nhiều lúa nếp. Cây thì có tô mộc, gỗ sến, gỗ táu, xoan, cây vỏ dó. Quả thì có các loại cam,
quýt. Lại có một nơi có hang tôm (tôm từ trong khe theo nước trôi ra rất nhiều). Hổ, báo, hươu, nai thì
rải rác cũng có nơi có. Gia súc chăn nuôi thông thường cũng giống như ở châu khác. Xã Hoài Lai có
mỏ đồng Lai Xương, nhưng đã đóng cửa, hiện đang sức cho khám thực.

Khí hậu:

Bầu trời thường âm u, ít ngày được trời quang mây tạnh. Mùa xuân, mùa đông rất rét. Mùa hè rất
nóng. Chỉ có mùa thu là khí hậu ôn hoà. Khí đất cao khô, nhưng cây cối um tùm, nhiều khí lam
chướng.

Núi sông:

Xã Hoài Lai có núi Liên Sơn, núi Lai Sơn, núi Chân Thạch, núi Càn Ca.

-Một dòng sông lớn từ giáp giang phận nước Nam Chưởng chảy qua xã Hoài Lai đến giáp giang
phận Luân Châu. Đó là sông Đà, dài 150 dặm 10 trượng. Trong đó:

Đoạn sông từ giang phận nước Nam Chưởng đến Na Giang dài 76 dặm 10 trượng, rộng trên
dưới 18 trượng, sâu trên dưới 7 thước.

Đoạn sông từ Na Giang đến giang phận Luân Châu dài 74 dặm, rộng trên dưới 20 trượng, sâu
trên dưới 8 thước.

-Một sông nhỏ từ giáp giang phận châu Quảng Lăng chảy qua châu lỵ, hợp lưu với sông Kim Tử,
thông vào sông Đà. Đó là sông Na Giang, dài 80 dặm, rộng trên dưới 3 trượng, sâu 8 thước.

Danh thắng:

Châu hạt không có danh thắng.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh hưng hóa

743

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông, qua bến đò sông Đà ở xã Hoài Lai, đến giáp Luân
Châu, dài 5 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây, đến giáp nước Nam Chuởng, dài 60 dặm, rộng 3 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía bắc đến giáp châu Quảng Lăng nước Thanh, dài 200 dặm,
rộng 3 thước.

Châu Quỳnh Nhai

Châu Quỳnh Nhai1 do phủ Điện Biên thống hạt. Châu lỵ đặt ở xã Yên Trạch. Chu vi 70 trượng,
xung quanh trồng rào tre, mở 1 cửa trước.

Châu hạt phía đông giáp huyện Văn Chấn, phía tây giáp Luân Châu, phía nam giáp Thuận Châu,
phía bắc giáp Luân Châu.

Đông tây cách nhau 308 dặm. Nam bắc cách nhau 131 dặm.

Châu có 4 xã (chưa đặt tổng):
1.Xã Dương Di 2.Xã Yên Trạch 3.Xã Ngọc Thiển 4.Xã Yên Trịnh

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 18 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 199 người.

Ruộng đất:
Châu hạt không có loại đất.
Ruộng tư: 623 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 337 quan.
-Nộp bằng thóc: 159 hộc.

Phong tục:

Trong châu, người Thổ (Thái) tiếng nói líu lo, tập tục quê mùa chất phác, làm nghề cày cấy, trồng
dâu, nuôi tằm, đánh cá, săn bắn. Họ mặc áo vải nhuộm chàm, ở nhà sàn lợp lá. Tập tục chuộng quỉ
thần, có bệnh không uống thuốc mà chỉ sát sinh để cầu thần mà thôi. Người Mán phát nương làm rẫy,
sống nhờ nguồn lợi của rừng, phụ nữ lấy da buộc làm sừng dài khoảng một thước rưỡi để đội trên đầu,
tục ấy thì khác với người Thổ (Thái).

Sản vật:

Lúa nếp, đậu xanh, sa nhân, sáp ong. Có một chỗ gọi là Hang tôm (tôm từ trong khe theo nước trôi
ra rất nhiều). Các loài thú như hổ, báo, hươu, nai rải rác cũng có nơi có. Súc vật chăn nuôi thông
thường cũng giống như ở châu khác.

Khí hậu:

Nắng ít, rét nhiều. Khí đất phần nhiều cao khô, ít nơi thấp ẩm. Việc nông phần nhiều là ruộng vụ
thu. Cây cối um tùm, khí lạnh bốc lên ào ào, dễ sinh bệnh lam chướng.

                                                     
1Châu Quỳnh Nhai : Một trong 10 châu thuộc phủ Yên Tây thành lập thời Lê Thánh Tông. Năm Tự Đức

4 (1851) tách châu Quỳnh Nhai sang phủ Điện Biên mới lập. Nay là đất huyện Quỳnh Nhai tỉnh Lai Châu.
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Núi sông:

Trong châu hạt không có núi nổi tiếng.

-Một dòng sông lớn từ giáp giang phận Luân Châu, qua xã Yên Trạch đến giáp giang phận Thuận
Châu. Đó là sông Đà, dài 200 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ giang phận Luân Châu đến Khe Chiên, dài 90 dặm, rộng trên dưới 20 trượng, sâu
trên dưới 8 thước.

Đoạn sông từ Khe Chiên đến giang phận Thuận Châu dài 110 dặm, rộng trên dưới 25 trượng,
sâu trên dưới 9 thước.

Danh thắng:

Châu hạt không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông qua bến sông Đà, qua xã Ngọc Thiển, đến giáp huyện
Văn Chân, dài 150 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây qua xã Yên Trạch đến giáp Luân Châu, dài 75 dặm, rộng
3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía bắc qua bến sông Đà, qua 2 xã Dương Di, Yên Trịnh đến giáp
Luân Châu, dài 175 dặm, rộng 3 thước.

Thuận Châu

Thuận Châu1 do phủ Điện Biên thống hạt. Châu lỵ ở xã Xuân Mai2, chu vi 45 trượng, bốn phía
trồng rào tre, mở 1 cửa trước.

Châu hạt phía đông giáp châu Sơn La, phía tây giáp châu Tuân Giáo, phía nam giáp châu Mai Sơn,
phía bắc giáp châu Quỳnh Nhai.

Đông tây cách nhau 138 dặm. Nam bắc cách nhau 142 dặm.

Châu có 5 xã (chưa đặt tổng):
1.Xã Nam Trịnh 2.Xã Trịnh Bắc 3.Xã Khinh Khoái 4.Xã Xuân Mai
5.Xã Thanh Bình

Binh ngạch:
-Thổ dũng: 98 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 712 người.

Ruộng đất:

Châu hạt không có các hạng đất.
-Ruộng tư: 250 mẫu.

                                                     
1Thuận Châu : Đời Trần là đất đạo Đà Giang . Đời Lê Quang Thuận (1469) đặt Thuận Châu thuộc

phủ Gia Hưng. Đời Lê Trung hưng trích đất Thuận Châu lập thêm 3 châu mới là Sơn La, Mai Sơn, Tuân Giáo.
Đầu đời Tự Đức, Thuận Châu (phần còn lại) vẫn đặt thuộc phủ Gia Hưng. Nhưng đến khoảng cuối Tự Đức
(hoặc đầu Đồng Khánh) lại tách Thuận Châu sang phủ Điện Biên (trong ĐNNTC Thuận Châu vẫn thuộc phủ
Gia Hưng). Nay là huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La.

2Ngv. chép: xã Thanh Mai , nhưng trong 5 xã kê dưới không có xã Thanh Mai, chỉ có xã Xuân Mai ,
tra trên bản đồ cũng thấy chữ Xuân Mai ghi bên cạnh châu lỵ Thuận Châu.
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Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 874 quan.
-Nộp bằng thóc: 64 hộc.

Phong tục:

Trong châu, người Thổ (Thái) đàn ông thì cày bừa, đàn bà dệt vải. Họ ở nhà sàn lợp lá, bếp đặt giữa
nhà, tục chuộng ma quỉ, có bệnh không uống thuốc, chỉ giết súc vật làm lễ cầu đảo mà thôi. Con trai
lấy vợ, không câu nệ nghèo giàu, đều ở rể 6 năm, sau đó mới thành hôn. Còn lễ tết cúng tế trong năm
đều sơ sài đơn giản. Người Mán phát nương làm rẫy, du canh du cư.

Sản vật:

Lúa thì có lúa nếp, đậu thì có đậu xanh, đậu vàng. Hàng hoá thì vải thô, sa nhân, cánh kiến, tô mộc,
vỏ cây dó. Các loài chim thú như gà rừng, hổ, báo, hươu, nai thì rải rác cũng có nơi có. Súc vật chăn
nuôi thông thường cũng như ở châu khác. Xã Xuân Mai có mỏ diêm tiêu Bản Đàm. Xã Nam Trịnh có
mỏ lưu huỳnh Mường Lâm, nhưng đã có tờ tâu xin tạm hoãn khai thác, hiện đã sức cho khám thực.

Khí hậu:

Thời tiết rét nhiều mà nóng ít. Khí đất phần nhiều cao khô, ít nơi thấp ẩm. Việc nông chỉ có ruộng
vụ thu. Vì núi rừng cây cối rậm rạp, khí lạnh bốc lên dễ tích thành bệnh lam chướng.

Núi sông:

-Xã Xuân Mai có núi Khau Lũng, núi Xích Thổ, núi Đốc Sơn, núi Tương Sơn.

-Một dòng sông lớn từ chỗ giáp giang phận châu Quỳnh Nhai qua các xã Xuân Mai, Thanh Bình,
Khinh Khoái, đến giáp giang phân châu Sơn La. Đó là sông Đà, dài 200 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ giang phận châu Quỳnh Nhai đến Khe Khinh, dài 150 dặm, rộng trên dưới 25
trượng, sâu trên dưới 8 thước.
Đoạn sông từ Khe Khinh đến giang phận châu Sơn La dài 50 dặm, rộng trên dưới 30 trượng,

sâu trên dưới 1 trượng.

-Một sông nhỏ từ chỗ giáp giang phận châu Ninh Biên, qua các xã Nam Trịnh, Trịnh Bắc, đến giáp
giang phận châu Sơn La. Đó là sông Mã, dài 200 dặm, rộng trên dưới 30 trượng, sâu 8 thước.

Danh thắng:

Châu hạt không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông qua các xã Thanh Bình, Khinh Khoái, đến giáp châu
Sơn La, dài 50 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía tây đến giáp châu Tuân Giáo, dài 75 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông, qua xã Trịnh Bắc, lại chuyển về phía nam qua bến đò
sông Mã đến giáp châu Mai Sơn, dài 350 dặm, rộng 5 thước.
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